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I.  Những người chịu trách nhiệm chính đối với nội dung bản cáo bạch
1. Tổ chức đăng ký

Ông
Luyện Công Minh

Chức vụ:
Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ông
Mai Anh Tám

Chức vụ:
Giám đốc

Ông
Đỗ Thị Xuân Hoà

Chức vụ:
Kế toán trưởng

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý.

2. Tổ chức tư vấn


Ông
Nguyễn Quang Vinh
Chức vụ:
Giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ xin đăng ký giao dịch cổ phiếu do Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Công ty Cổ phần Bá Hiến Viglacera. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Bá Hiến Viglacera cung cấp.
II. Các khái niệm
· Công ty
Công ty Cổ phần Bá Hiến Viglacera 

· Bá Hiến Viglacera
Công ty Cổ phần Bá Hiến Viglacera

· §H§C§
Đại hội đồng cổ đông
· H§QT
Hội đồng quản trị

· BKS
Ban Kiểm soát

· TSC§
Tài sản cố định

· Cổ phiếu
Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bá Hiến Viglacera

· Điều lệ
Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bá Hiến Viglacera

· CBCNV
Cán bộ công nhân viên

III. Tình hình và đặc điểm của tổ chức đăng ký
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển
1.1. Quá trình hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần Bá Hiến Viglacera tiền thân là Nhà máy gạch Bá Hiến, một đơn vị của Công ty Gốm xây dựng Xuân Hoà thuộc Tổng Công ty Thuỷ tinh và Gốm Xây dựng, được tách ra và cổ phần hoá theo quyết định số 1105 QĐ - BXD ngày 14/08/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây Dựng.

Chuyển sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần, với chỉ đạo sát sao và quyết liệt của Đảng bộ và Ban Giám đốc cũng như nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ công nhân viên, Công ty Cổ phần Bá Hiến Viglacera đã và đang đạt được sự phát triển bền vững, không ngừng nâng cao đời sống cho người lao động và gia tăng giá trị doanh nghiệp của cổ đông. Công ty đã được Tổng Cục Đo lường Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam trao tặng giải thưởng chất lượng Việt Nam năm 2004, khẳng định chính sách chất lượng nhất quán của Công ty.

Một số thông tin cơ bản về Công ty Cổ phần Bá Hiến Viglacera:

· Tên Công ty:

Công ty Cổ phần Bá Hiến Viglacera

· Tên tiếng Anh:
Viglacera Ba Hien Joint - Stock Company

· Tên viết tắt:

BSCO

· Trụ sở:


Xã Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

· Điện thoại:

(84-211) 856.031~ 887.171
Fax:
(84-211) 856.031
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Biểu tượng của Công ty:

· Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1903000039 đăng ký lần đầu ngày 24/09/2003 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp.

· Ngành nghề kinh doanh:

· Sản xuất vật liệu xây dựng;

· Khai thác, gia công chế biến nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất vật liệu xây dựng;

· Tư vấn, chuyển giao công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng;

· Mua bán máy móc thiết bị và phụ tùng thay thế;

· Xây dựng, kinh doanh các công trình dân dụng và công nghiệp;

· Đại lý, mua bán xăng dầu;

· Vận chuyển hàng hoá bằng xe tải;

· Mua bán vật liệu xây dựng.

· Vốn điều lệ của Công ty: 
9.000.000.000 đồng (Chín tỷ đồng chẵn).
· Vốn chủ sở hữu năm 2005 là: 9.097.157.000 đồng (Chín tỷ chín mươi bảy triệu một trăm năm bảy nghìn đồng chẵn). Trong năm 2005, phần lợi nhuận còn lại 97.157.000 đồng Công ty trích bổ sung vào vốn đầu tư của chủ sở hữu.
· Cơ cấu vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm 31/08/2006 như sau:

	Stt
	Cổ đông
	Số cổ phần
	Giá trị
	Tỷ lệ nắm giữ

	1
	Tổng Công ty Thuỷ tinh và Gốm xây dựng
	459.000
	4.590.000.000
	51,00%

	2
	Ng​ời lao động trong Công ty
	75.410
	754.100.000
	8,38%

	3
	Cổ đông ngoài Công ty
	337.590
	3.375.900.000
	37,51%

	4
	Cổ phiếu quỹ
	28.000
	280.000.000
	3,11%


Tháng 08/2006, Công ty dùng tiền từ Quỹ đầu tư phát triển để mua lại cổ phiếu của một số cán bộ công viên trong Công ty được mua ưu đãi theo khoản 1 Điều 27 chương IV Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/06/2002.

1.2. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của Công ty.
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Đại hội đồng cổ đông: là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty, bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông có nhiệm vụ:

· Thông qua sửa đổi bổ sung điều lệ.

· Thông qua kế hoạch phát triển của Công ty, thông qua báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và của các kiểm toán viên.

· Lựa chọn đơn vị kiểm toán.

· Quyết định số lượng thành viên của Hội đồng quản trị.

· Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc điều hành.

Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên, là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty, quản trị Công ty giữa hai kỳ Đại hội. Các thành viên Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông bầu. Hội đồng quản trị đại diện cho các cổ đông, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Ban kiểm soát: Ban Kiểm soát là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc. Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và pháp luật về những công việc thực hiện của Ban.

Ban Giám đốc:  Ban Giám đốc gồm Giám đốc và các Phó Giám đốc. Giám đốc là người điều hành và quyết định cao nhất về tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Phó Giám đốc là người giúp việc cho Giám đốc điều hành lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty theo sự phân công của Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về những nhiệm vụ được phân công.

Các phân xưởng sản xuất:

Phân xưởng sản xuất: Sản xuất sản phẩm theo kế hoạch được giao, cùng với phân xưởng cơ điện thực hiện công tác bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị. Phối hợp với các phòng ban thực hiện công tác quản lý lao động, an toàn lao động, nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, phát huy sáng kiến trong sản xuất để hạ giá thành sản phẩm.

Phân xưởng cơ điện: Gia công, bảo dưỡng, sửa chữa lớn các loại máy móc thiết bị, hệ thống điện, nhà xưởng để tạo điều kiện cho Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật theo kế hoạch; Thi công (cơ khí và xây dựng) các công trình bên ngoài Công ty khi được Giám đốc Công ty duyệt.

Các phòng ban nghiệp vụ Công ty:

Tổ Công Nghệ: Quản lý kỹ thuật, công nghệ sản xuất gạch ngói, đất sét nung trong Công ty; Quản lý công tác an toàn lao động; Quản lý chất lượng và công tác nhập đối với nguyên nhiên vật liệu, vật tư  trong Công ty.

Tham  mưu cho Giám đốc về công tác kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng của Công ty theo kế hoạch dài hạn, ngắn hạn. Đồng thời giúp Giám đốc giải quyết các công việc có liên quan giữa các phòng ban bộ phận sản xuất.

Theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch, đề ra biện pháp nhằm thực hiện kế hoạch.

Phòng Tổ chức Hành chính: Tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện công tác tổ chức, công tác tiền lương theo phương hướng sản xuất kinh doanh của Công ty; Xây dựng kế hoạch đào tạo, tổ chức thực hiện thi nâng lương, bậc cho cán bộ công nhân viên; Xây dựng điều lệ, quy chế hoạt động của Công ty, nội quy lao động, thoả ước lao động tập thể, quy chế dân chủ, quy chế tiền lương, định mức tiền lương, định mức lao động; Báo cáo Giám đốc về công tác văn thư, lưu trữ hồ sơ tài liệu, nắm vững nội dung các văn bản của Đảng, Nhà nước; Hướng dẫn và giao tài liệu đúng, đủ kịp thời.

Phòng Kinh tế Tài chính: Thực hiện công tác hạch toán kế toán thống kê, thực hiện đúng theo quy định của  Nhà nước và ngành về công tác kế toán.

Phòng kinh doanh: Lập phương án, soạn thảo các quy chế, quy định việc tiêu thụ sản phẩm, tổ chức thông tin quảng cáo tiếp thị, khuyến trương sản phẩm, điều tra thị trường, xây dựng chính sách giá cả, báo cáo tình hình tiêu thụ, tổ chức mạng lưới tiếp thị sản phẩm.

1.3. Tình hình lao động trong Công ty

Sau khi cổ phần hoá Ban giám đốc Công ty đã tiến hành rà soát và tổ chức lại cơ cấu lao động coi đây là điều kiện sống còn của Công ty cổ phần do đặc điểm tính chất ngành nghề hiện Công ty đang hoạt động là cần sử dụng lao động trực tiếp lớn. Tình hình sử dụng lao động của Công ty qua các năm như sau:

Đơn vị: người

	Chỉ tiêu
	Năm 2003
	Năm 2004
	Năm 2005
	Năm 2006

	Lao động trực tiếp sản xuất
	525
	521
	511
	483

	Lao động gián tiếp
	55
	59
	49
	49

	Cộng
	580
	580
	560
	532


Biểu đồ tỷ lệ lao động trực tiếp và Gián tiếp qua các năm 
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(

phân chia theo hợp đồng lao động)

Hợp đồng lao động không xác

định thời hạn

Hợp đồng lao động có thời hạn

từ 12 đến 36 tháng

Hợp đồng lao động có thời hạn

dưới 12 tháng


Trong những năm qua Ban giám đốc Công ty đã ký kết với Trường đào tạo công nhân và bồi dưỡng cán bộ vật liệu xây dựng của Tổng Công ty, đào tạo tập trung cho công nhân kỹ thuật và bồi dưỡng cho cán bộ quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hiện tại và trong những năm tới.

Công ty liên kết, hợp tác với một số Trường Đại học, Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề tổ chức các khoá học theo các chuyên ngành kinh tế, kỹ thuật và ngoại ngữ nhằm đào tạo và nâng cao trình độ hiểu biết cho cán bộ quản lý để đáp ứng với yêu cầu của xu thế phát triển hiện nay của Công ty và cung cấp nguồn nhân lực cho Tổng Công ty.

Bên cạnh đó, Công ty cũng chủ động tăng cường hợp tác, giao lưu trao đổi kỹ thuật và kinh nghiệm giữa CBCNV trong Công ty với các Công ty thành viên trong Tổng Công ty và các đối tác khác tiến tới làm chủ công nghệ kỹ thuật sản xuất thuỷ tinh và gốm sứ xây dựng tiến tiến trên thế giới nhằm phục vụ cho phát triển của Công ty.

Cơ cấu lao động của Công ty phân theo trình độ đào tạo 

tại thời điểm 30/06/2006

	Chỉ tiêu
	Số lượng (người)

	Trên đại học
	1

	Đại học
	18

	Cao đẳng
	3

	Trung cấp
	12

	Công nhân kỹ thuật bậc 5/7 trở lên
	20

	Số lao động còn lại
	478

	Tổng cộng
	532
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Với phương châm kết hợp hài hoà giữa lợi ích của Cổ đông, doanh nghiệp và người lao động, Công ty luôn chú trọng xây dựng chính sách lao động hợp lý, phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp và pháp luật hiện hành, góp phần tạo ra công ăn việc làm cho một số lượng lớn lao động tại địa phương (trên 500 lao động), đóng góp một phần quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Công ty thực hiện ký hợp đồng lao động 100% đối với người lao động làm việc trong Công ty, trong đó: 

	Loại hợp đồng lao động
	Số lượng (người)

	Hợp đồng lao động không xác định thời hạn
	336

	Hợp đồng lao động có thời hạn từ 12 đến 36 tháng
	131

	Hợp đồng lao động có thời hạn dưới 12 tháng
	65

	Tổng cộng
	532
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Ban Giám đốc Công ty luôn xác định để phát triển ổn định và tăng trưởng cần phải đảm bảo thực hiện tốt việc chăm sóc sức khoẻ, tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho CBCNV, cải thiện tốt điều kiện làm việc cũng như phục vụ đủ nước uống, quạt mát, dụng cụ sản xuất đủ theo yêu cầu. Bên cạnh đó, để đảm bảo sức khoẻ cho người lao động, Công ty tổ chức thực hiện việc ăn ca cho lao động thường xuyên, trung bình khoảng 400 suất/ngày với định mức 4.500 đồng/suất đảm bảo đủ dinh dưỡng. Thu nhập bình quân của người lao động trong Công ty đạt 1.230.000 đồng/người/tháng, đây là mức thu nhập trung bình khá trong khu vực.
2. Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ
Theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1903000039 đăng ký lần đầu ngày 24/09/2003 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp, danh sách cổ đông sáng lập của Công ty gồm:

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

	Stt
	Cổ đông
	Địa chỉ
	Số cổ phần
	Giá trị (đồng)
	Tỷ lệ nắm giữ

	1
	Tổng Công ty Thuỷ tinh và Gốm xây dựng
	628 Hoàng Hoa Thám, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Tp Hà Nội
	459.000
	4.590.000.000
	51,00%

	2
	Phạm Văn Luyện
	Số 34 Đê La Thành, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, TP. Hà Nội
	5.000
	50.000.000
	0,56%

	3
	Dương Ngọc Dự
	Khu 1, TT Xuân Hoà, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc
	400
	4.000.000
	0,04%

	4
	Mai Anh Tám
	Số 68, đường Nguyễn Lương Bằng, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội
	500
	5.000.000
	0,06%

	5
	Luyện Công Minh
	Số nhà 24, phố Hàng Trống, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
	1.000
	10.000.000
	0,11%

	6
	Đỗ Xuân Thành
	Tổ 3, khu 2, thị trấn Xuân Hoà, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc
	300
	3.000.000
	0,03%


3. Danh sách những Công ty mẹ và Công ty con của tổ chức xin đăng ký
· Danh sách những công ty mẹ của Công ty Cổ phần Bá Hiến Viglacera: 

	Stt
	Tên công ty 
	Địa chỉ
	Số cổ phần sở hữu
	Tỷ lệ 

(%)

	01
	Tổng Công ty Thuỷ tinh và Gốm xây dựng

(Vietnam Glass and Ceramics for Construction Corporation)
	Trụ sở: Số 628 Hoàng Hoa Thám - Tây Hồ - Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 8326982


Fax:
(84-4) 7613292

Email:         vgc@hn.vnn.vn

Website:     http://www.viglacera.com.vn
	459.000
	51%


· Danh sách những công ty con của Công ty Cổ phần Bá Hiến Viglacera: chưa có
4. Hoạt động kinh doanh

4.1.
Sản phẩm, dịch vụ chính

Sau khi Cổ phần hoá, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty Bá Hiến Viglacera đã có chiến lược phát triển và chỉ đạo đối với hoạt động sản xuất kinh doanh đưa Công ty đi vào ổn định và phát triển, từng bước mở rộng thị phần hiện có tại các tỉnh phía Bắc và Miền Trung. Các sản phẩm chính hiện nay Công ty đang sản xuất và tiêu thụ trên thị trường gồm có: các loại gạch xây, gạch chống nóng, gạch lát nền, ngói 22v/m2 , ngói hài, ngói bò ...

Gạch ngói đất sét nung là sản phẩm truyền thống của Công ty trong nhiều năm qua, đã xây dựng được thương hiệu có tiếng tại các tỉnh phía Bắc và Bắc Miền Trung, là địa chỉ tin cậy của các công trình xây dựng cao cấp. Với kinh nghiệm và có truyền thống lâu năm, liên tục được cải tiến kỹ thuật, đặc biệt là giải pháp sấy - nung liên hợp đã được Chính phủ công nhận và cấp bằng Giải pháp hữu ích, các sản phẩm gạch ngói đất sét nung của Công ty Cổ phần Bá Hiến Viglacera như: Gạch nem tách (Floor brick) kích thước: 200x200x16; Nem tách (Floor brick) kích thước: 250x250x17; Bậc hè (Vertical staircase brick) kích thước: 300x100x15; Lá dừa (Ladua type) kích thước: 210x210; Mắt na (Matna type) khích thước: 210x210; Ngói hài (Ngói hai) khích thước: 150x150 ... đạt được chất lượng cao, mầu sắc tự nhiên, chịu lực tốt và các tính chất vật lý khác được khách hàng ưu chuộng.
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Nem tach Nem tach Nem tach B&c he
(Floor brick) (Floor brick) (Floor brick) (Hozizontal staircase brick)
KT: 200x200x16 KT: 250x250x17 KT: 300x300x18 KT. 300x300
Bac he L& dua Mé&t na Ngoi 22v/m2 Ngoi hai
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KT: 300x100x15 KT. 210x210 KT: 210x210 KT: 340x205 KT: 150150

Ngoi bo Ngoi bo Gach thé Gach dac 60 Gach réng 60
(Ridge Tiles) (Ridge Tiles) (Bricks) (Solid bricks) (Hollow bricks)
KT: 180x80 KT: 380x175 KT: 220x60x10 KT: 220x105x60 KT: 220x105x60
R150 L& vudng R150 L& tron Block Nem réng
(Square shaped hollow bricks) (Circle shaped hollow bricks) (Block) (Hollow flat brick)

KT: 220x150x105 KT: 220x150x105 KT: 200x200x19 KT: 200x200x50



Một số sản phẩm tiêu biểu của công ty
4.2. Kế hoạch phát triển kinh doanh

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 17/04/2006, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh được xây dựng theo nguyên tắc: Chất lượng - Số lượng - Hiệu quả và phấn đấu sử dụng máy móc thiết bị để sản xuất đạt và vượt công suất thiết kế; mức tiêu hao vật tư giảm hơn so với định mức đã thực hiện những năm trước; trích khấu hao cơ bản tài sản cố định căn cứ vào thực trạng khai thác của tài sản; tiết kiệm chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng.

(  Về sản xuất

Công ty tập trung chỉ đạo sản xuất các sản phẩm có giá trị cao như gạch NT250, NT300, ngói 22v/m2 và các loại sản phẩm khác nhằm tăng doanh thu và giữ thị phần hiện có của Công ty, giảm chi phí đồng thời cải thiện điều kiện đời sống sinh hoạt cho người lao động.

Tiếp tục rà soát và xây dựng lại khung định mức kỹ thuật, đưa vào áp dụng cho sản xuất nhằm tiết kiệm triệt để tiêu hao nguyên nhiên vật liệu để giảm giá thành sản phẩm nâng cao chất lượng cũng như nâng cao sức mạnh cạnh tranh của sản phẩm.

Bảng phân loại sản phẩm theo nhóm khách hàng và thị trường

                                                                                                      (Đơn vị tính: triệu viên)

	Stt
	Nội dung
	Năm 2004
	Năm 2005
	Năm 2006

	
	
	
	
	(Dự kiến)

	Thị trư​ờng Phú Thọ:        
	7.180,56
	5.250,83
	5.301,51

	1
	Gạch Blốc
	21,70
	10,83
	31,01

	2
	Gạch thẻ
	18,50
	55,26
	8

	3
	Gạch lá dừa
	80,90
	71,80
	2,98

	4
	Ngói bò
	3,30
	4,08
	6,49

	5
	Ngói chiếu
	3,00
	2,90
	-

	6
	Ngói hài
	38,28
	28,67
	17,8

	7
	Gạch NT250
	3.370,60
	1.813,59
	1.474,39

	8
	Gạch NT300
	2.488,64
	2.522,31
	3.105,16

	9
	Ngãi 22
	74,76
	132,81
	203,96

	10
	Gạch Men rỗng
	4,56
	148,36
	294,98

	11
	Gạch R60
	1.046,26
	5,70
	-

	12
	Gạch R150
	12,06
	416,97
	115,8

	13
	Gạch đặc 60
	18,00
	37,55
	40,94

	Thị tr​ường Vĩnh Phúc
	5.562,00
	3.631,97
	2.883,16

	1
	Gạch Blốc
	10,04
	5,39
	7

	2
	Gạch thẻ
	7,91
	15,90
	10,76

	3
	Gạch lá dừa
	33,83
	0,45
	3

	4
	Ngói bò
	7,07
	6,48
	5,11

	5
	Ngói chiếu
	3,10
	2,50
	-

	6
	Ngói hài
	35,82
	23,68
	23,56

	7
	Gạch NT200+210
	1.061,56
	574,25
	353,9

	8
	Gạch NT250
	1.669,16
	1.655,55
	1.209,75

	9
	Gạch NT300
	101,28
	71,55
	29

	10
	Ngãi 22
	91,80
	95,11
	125,39

	11
	Gạch Men rỗng
	0,58
	1,10
	-

	12
	Gạch R60
	2.457,60
	1.147,70
	1.093,00

	13
	Gạch R150
	21,85
	27,87
	22,69

	14
	Gạch đặc 60
	60,40
	4,44
	-

	Thị tr​ường hà tây:     
	10.878,54
	4.960,49
	3.411,44

	1
	Gạch Blốc
	16,89
	10,32
	21

	2
	Gạch thẻ
	17,00
	2,70
	2,4

	3
	Gạch lá dừa
	60,63
	47,15
	-

	4
	Ngói bò
	8,47
	14,55
	8,41

	5
	Ngói chiếu
	23,50
	-
	-

	6
	Ngói hài
	100,60
	212,26
	29,15

	7
	Gạch NT200+210
	1.351,67
	146,82
	292,34

	8
	Gạch NT250
	2.735,50
	1.452,97
	1.719,80

	9
	Gạch NT300
	186,56
	175,38
	319,73

	10
	Ngãi 22
	169,30
	396,38
	252,31

	11
	Gạch Men rỗng
	17,35
	10,92
	1,5

	12
	Gạch R60
	5.947,11
	2.348,80
	727,6

	13
	Gạch R150
	96,16
	74,44
	37,2

	14
	Gạch đặc 60
	147,80
	67,80
	-

	Thị trư​ờng khác
	8.798,66
	5.128,86
	5.824,62

	1
	Gạch Blốc
	14,14
	12,77
	22,92

	2
	Gạch thẻ
	23,93
	15,09
	24,14

	3
	Gạch lá dừa
	34,32
	67,15
	21,83

	4
	Ngói bò
	11,41
	12,82
	19,24

	5
	Ngói chiếu
	3,76
	7,70
	2

	6
	Ngói hài
	169,96
	62,52
	110,64

	7
	Gạch NT200+210
	1.670,68
	542,75
	159,93

	8
	Gạch NT250
	1.830,99
	1.440,05
	1.022,24

	9
	Gạch NT300
	188,24
	126,91
	256,37

	10
	Ngãi 22
	293,12
	300,23
	220,71

	11
	Gạch Men rỗng
	11,17
	33,70
	10

	12
	Gạch R60
	4.385,34
	2.480,57
	3.927,78

	13
	Gạch R150
	34,70
	19,40
	26,82

	14
	Gạch đặc 60
	126,90
	7,20
	-

	Thị trư​ờng hà nội                                         9.357,89
	11.144,07
	18.459,67

	1
	Gạch Blốc
	17,17
	7,80
	39,8

	2
	Gạch thẻ
	4,00
	7,12
	24

	3
	Gạch lá dừa
	2,00
	41,60
	85

	4
	Ngói bò
	2,79
	5,82
	23,94

	5
	Ngói chiếu
	9,38
	-
	-

	6
	Ngói hài
	69,85
	1.119,77
	220,6

	7
	Gạch NT200+210
	161,45
	392,27
	2.267,49

	8
	Gạch NT250
	307,14
	885,96
	4.223,28

	9
	Gạch NT300
	37,98
	220,30
	484,29

	10
	Ngãi 22
	11,82
	194,25
	447,07

	11
	Gạch Men rỗng
	8,24
	17,25
	-

	12
	Gạch R60
	8.553,55
	7.938,08
	10.171,64

	13
	Gạch R150
	70,22
	309,85
	472,56

	14
	Gạch đặc 60
	102,30
	4,00
	-

	Thị trư​ờng thanh hoá, nghệ an và Đà Nẵng
	 

	 
	 
	1.195,02
	4.593,90
	2.218,10

	1
	Gạch Blốc
	22,30
	18,93
	57,3

	2
	Gạch lá dừa
	41,70
	78,24
	48

	3
	Ngói bò
	4,16
	9,54
	7,7

	4
	Ngói chiếu
	4,75
	-
	-

	5
	Ngói hài
	109,05
	146,29
	128,4

	6
	Gạch NT200+210
	195,00
	494,39
	108

	7
	Gạch NT250
	665,84
	2.516,49
	1.527,08

	8
	Gạch NT300
	48,65
	293,90
	165,54

	9
	Ngãi 22
	19,07
	151,72
	62,52

	10
	Gạch Men rỗng
	1,70
	-
	5,16

	11
	Gạch R60
	33,20
	647,50
	18

	12
	Gạch R150
	49,60
	236,90
	90,4

	Thị tr​ường hư​ng yên và thái nguyên
	 

	 
	 
	7.512,67
	6.925,02
	6.826,47

	1
	Gạch Blốc
	7,82
	9,21
	18,98

	2
	Gạch thẻ
	12,00
	48,21
	17,24

	3
	Gạch lá dừa
	15,99
	28,00
	13,4

	4
	Ngói bò
	6,99
	18,96
	23,4

	5
	Ngói chiếu
	16,01
	4,33
	-

	6
	Ngói hài
	83,94
	130,52
	119,08

	7
	Gạch NT200+210
	648,49
	893,78
	762,86

	8
	Gạch NT250
	1.422,51
	2.724,93
	3.128,13

	9
	Gạch NT300
	158,07
	382,17
	581,82

	10
	Ngãi 22
	117,25
	456,41
	583,84

	11
	Gạch Men rỗng
	7,30
	12,16
	4,08

	12
	Gạch R60
	4.822,91
	2.054,11
	1.451,90

	13
	Gạch R150
	36,19
	111,33
	121,74

	14
	Gạch đặc 60
	157,20
	50,90
	-

	Thị tr​ường yên bái                                             4.833,09
	4.245,26
	1.724,72

	1
	Gạch Blốc
	17,61
	6,75
	2

	2
	Gạch thẻ
	9,72
	6,30
	15,6

	3
	Gạch lá dừa
	4,08
	4,60
	-

	4
	Ngói bò
	4,88
	8,73
	8,48

	5
	Ngói chiếu
	13,38
	-
	-

	6
	Ngói hài
	144,89
	111,54
	33,96

	7
	Gạch NT200+210
	1.841,38
	1.063,16
	801,53

	8
	Gạch NT250
	2.122,67
	2.558,87
	353,7

	9
	Gạch NT300
	61,54
	135,36
	125,44

	10
	Ngãi 22
	108,89
	270,04
	252,81

	11
	Gạch Men rỗng
	1,15
	3,53
	2,6

	12
	Gạch R60
	1,30
	29,04
	64,3

	13
	Gạch R150
	1,30
	29,04
	64,3

	14
	Gạch đặc 60
	500,30
	18,30
	-


· Công tác tiêu thụ sản phẩm

Tiếp tục củng cố và mở rộng thị trường bằng các hình thức quảng cáo, chào hàng tiếp thị, tổ chức mạng lưới bán hàng hợp lý và hỗ trợ tư vấn giải quyết vướng mắc sau khi bán hàng.

Rà soát lại nhân viên kinh doanh đạt doanh thu thấp đưa về trực tiếp sản xuất hoặc tạm hoãn hợp đồng lao động cho họ thu hồi công nợ để thanh toán dần trả Công ty. Kiên quyết xử lý những nhân viên có thái độ trây ú công nợ chuyển hồ sơ lên cơ quan luật pháp để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tập trung đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm, tăng cường quảng bá thương hiệu của Công ty, tiếp tục củng cố và xây dựng lực lượng tiếp thị, nâng cao trình độ bán hàng cho các nhân viên bán hàng, mở rộng thị trường đến các tỉnh vùng xa, vùng sâu. 

· Về nguyên vật liệu

Nguồn nguyên vật liệu chính của Công ty là đất đỏ, than và xăng dầu, các nguyên liêu này hầu hết có trong nước. Trong đó đất đỏ được mua từ Công ty TNHH Mạnh Cường, than mua từ Công ty Than Nội địa, tất cả các hợp đồng này được ký kết căn cứ vào nhu cầu sản xuất thực tế dựa trên cơ sở nghiên cứu kỹ lưỡng thị trường cung ứng và tổ chức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh.

(   Về quản trị - quản lý

Xác định giải pháp phát huy nội lực là rất quan trọng - yếu tố con người là vấn đề quyết định cho mọi sự thành công. Công ty đã và đang tự đào tạo bồi dưỡng tại chỗ cho CB.CNV và khuyến khích, tạo điều kiện cho các cá nhân học tập nâng cao trình độ. Công ty luôn chú trọng xây dựng văn hoá doanh nghiệp, phát huy đoàn kết nội bộ phát huy trí tuệ của đội ngũ cán bộ kỹ thuật, quản lý hiện có.

Xây dựng và áp dụng hệ thống lương, thưởng phạt hợp lý tương xứng với sức lao động của CB.CNV để động viên và phát huy tối đa hiệu quả, năng lực làm việc.

Xây dựng và ứng dụng các quy trình làm việc khoa học, tăng năng suất lao động và đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Thực hiện tốt an toàn lao động trong sản xuất, giữ vững kỷ luật công nghệ. Tổ chức các phòng trào thi đua trong lao động sản xuất, tiết kiệm nhằm hoàn thành kế hoạch của đơn vị.

 Về thị trường - sản phẩm

Theo số liệu về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2006
 cho thấy tình hình kinh tế có nhiều thuận lợi, tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm đạt 7,5% - 7,6%. Trong đó giá trị sản xuất Công nghiệp tăng 15,5% so với cùng kỳ (khu vực quốc doanh tăng 22%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 19%). Đặc biệt kim gạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm đạt 18,7 tỷ đô la trong đó phải kể đến một số ngành công nghiệp đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế như: thủy sản chế biến, cán thép, lắp ráp ôtô, dệt may ... Cùng với xu hướng phát triển của ngành công nghiệp nói chung, ngành Gốm xứ và xây dựng Việt Nam nói riêng cũng đạt tốc độ tăng về sản lượng 13% so với cùng kỳ năm trước, các sản phẩm gốm sứ thuỷ tinh và gạch xây cũng có cơ hội tăng trưởng về sản xuất và tiêu thụ.

Theo dự báo của Hội vật liệu xây dựng, đến năm 2010 kim gạch xuất khẩu vật liệu xây dựng của Việt nam phấn đấu đạt 360 triệu USD, để đạt được mục tiêu này cần được đầu tư nhiều trang thiết bị, dây truyền sản xuất công nghệ tiên tiến, hiện đại, cho ra đời những sản phẩm đa dạng, đạt chất lượng cao, bên cạnh đó tại các thành phố lớn như: Hà Nội, Hải Phòng, Hồ Chí Minh, Cần Thơ xây dựng các trung tâm giới thiệu sản phẩm đến khách hàng, đồng thời cũng thực hiện luôn chức năng sàn giao dịch sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng góp phần mở rộng thị phần và nâng cao năng lực công suất hiện có của các nhà máy. 

Trước tình hình kinh tế của đất nước và ngành, Công ty luôn xác định rõ cần phải khai thác các thị trường có lợi thế để nâng sản lượng sản xuất và tiêu thụ, từng bước mở rộng thị phần nhằm thay đổi cơ cấu sản phẩm, tập trung vào các sản phẩm có giá trị cao như gạch NT250, gạch NT300 và ngói hài, ngói 22 viên/m2. Công ty tiếp tục tập trung tìm giải pháp kỹ thuật để phát huy tối đa năng lực sản xuất. Chú trọng công tác đầu tư đổi mới công nghệ, áp dụng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Củng cố sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hoá các sản phẩm, tập trung vào sản xuất các sản phẩm mỏng có giá trị kinh tế cao.  

(   Về dự án đầu tư mới

Tại báo cáo của nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên lần thứ V - năm 2006, Công ty xác định trong thời gian trước mắt không đề ra những kế hoạch đầu tư lớn mà chỉ tập trung khai thác công suất hiện có, kết hợp với các biện pháp bảo dưỡng nhằm tăng công suất sản xuất đáp ứng nhu cầu hiện tại của các Công ty xây dựng, các đại lý mà Công ty đang ký kết hợp đồng và sẽ ký kết trong thời gian tới. Bên cạnh đó, tiến hành cải tạo lò số 3 tổng giá trị đầu tư ước tính 1.365.538.000 đồng được huy động từ Quỹ đầu tư phát triển của Công ty và vay ngân hàng theo hai giai đoạn: giai đoạn 1 chi phí cải tạo: 585.537.946 đồng và giai đoạn 2 là 780.000.000 đồng.

Giai đoạn 1 chi phí cải tạo: 585.537.946 đồng

(Kéo dài khoang làm nguội sản phẩm thêm 10m) gồm có :

· Phần xây dựng : 
 300.141.985 đồng.

· Phần htiết bị :





 213.400.000 đồng.

· Chí phí khác :
  




  71.995.961 đồng

Giai đoạn 2 chi phí cải tạo : 780.000.000 đồng

· Nhà bao che chế biến sản phẩm mỏng :
120.000.000 đồng.

· Nhà bao che chứa thành phẩm mỏng :
200.000.000 đồng.

· Máy dập ngói 5 mặt : 
250.000.000 đồng.

· Khay đỡ ngói mộc :
  70.000.000 đồng.

· Dàn phơi ngói :

 140.000.000 đồng.

5. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong năm gần nhất
5.1. Kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: đồng

	Chỉ tiêu
	Năm 2005
	Sáu tháng đầu năm 2006

	Tổng giá trị tài sản

Doanh thu thuần bán hàng và dịch vụ.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
Lợi nhuận khác

Lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận sau thuế

Tỷ lệ lợi nhuận dùng trả cổ tức 

Tỷ lệ trả cổ tức 
	32.699.370.190

26.269.324.397

1.108.706.934

18.153.000

1.126.859.934

1.126.859.934

79.87%

10%
	35.627.321.475

17.163.600.675

376.653.556

6.530.000

383.183.550

383.183.556

-

-



(Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2005 và Báo cáo tài chính 06/2006 của Bá Hiến Viglacera)

5.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm báo cáo

Năm 2005 tình hình kinh tế - xã hội đất nước gặp nhiều khó khăn, thách thức ảnh hưởng rất lớn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Chỉ số giá tiêu dùng cả năm 2005 tăng 8.4% so với năm 2004, giá xăng dầu liên tục tăng cao đột biến, bình quân mức tăng so với giá đầu năm 20%. Việc tăng giá xăng dầu đã làm tăng chi phí nhiêu liệu (dầu, LPG, than), đồng thời tăng gián tiếp các loại nguyên vật liệu, phụ tùng đầu vào vật tư, chi phí vận chuyển của sản phẩm tiêu thụ.

Sáu tháng đầu năm 2006, tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều thách thức, thị trường thế giới tiếp tục biến động khó lường, đặc biệt là giá dầu thô và một số nguyên vật liệu tăng gây áp lực tăng giá nguyên liệu đầu vào đối với nhiều ngành sản xuất và dịch vụ, trong nước thị trường bất động sản và thị trường xây dựng tiếp tục “đóng băng”, cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ do liên tục hạ giá bán, tăng hoa hồng đại lý, khuyến mãi đã ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu sáu tháng đầu năm 2006 là 17.163.600.675 đồng đạt trên 59,29% so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế là 383.183.556 đạt 30,90% so với kế hoạch, điều này có thể thấy rằng doanh thu đạt vượt mức kế hoạch nhưng lợi nhuận sau thuế liên tục giảm do giá nguyên vật liệu đầu vào tăng liên tục trong khi giá bán sản phẩm tăng không đáng kể.

đồ biểu thị doanh thu thuần và LNST năm 2003, 2004,  2005 và 06/2006
[image: image8.wmf]Cơ cấu lao động của công ty
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Từ biểu đồ trên cho chúng ta thấy doanh thu và lợi nhuận của Công ty có xu hướng giảm dần qua các năm, điều đó có thể giải thích và chỉ ra một số nguyên nhân tác động như sau:

· Nguyên vật liệu đầu vào (than, dầu, đất) liên tục tăng cao trong khi giá bán sản phẩm tăng không tương xứng.  

· Thị trường bất động sản và thị trường xây dựng “đóng băng” chưa có dấu hiệu khôi phục trở lại.

· áp lực cạnh tranh cao.

6. Tình hình tài chính của Công ty

6.1.  Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản

	Chỉ tiêu
	Năm 2004
	Năm 2005
	Sáu tháng đầu năm 2006

	1.    Cơ cấu tài sản và nguồn vốn
	
	 
	 

	1.1. Cơ cấu tài sản
	
	 
	 

	     - Tài sản cố định/Tổng tài sản (%)
	57%
	56%
	52%

	     - Tài sản lưu động/Tổng tài sản (%)
	43%
	44%
	48%

	1.2. Cơ cấu nguồn vốn
	
	
	

	     - Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn (%)
	62%
	66%
	71%

	     - Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn (%)
	38%
	34%
	29%

	2. Tỷ số hoạt động
	
	
	

	    - Số vòng quay các khoản phải thu
	4.54
	4.33
	2.18

	    - Kỳ thu tiền bình quân
	79.21
	83.23
	165.36

	    - Số vòng quay hàng tồn kho
	4.27
	3.70
	1.99

	    - Hiệu suất sử dụng tài sản cố định
	1.52
	1.45
	0.93

	    - Hiệu suất sử dụng vốn cổ phần
	1.50
	1.44
	0.92

	2.    Khả năng thanh toán
	
	
	

	2.1. Khả năng thanh toán hiện hành
	0.92
	0.78
	0.78

	2.2. Khả năng thanh toán nhanh
	0.49
	0.40
	0.38

	3.    Tỷ suất sinh lời
	
	
	

	3.1. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu
	
	
	

	     - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu (%)
	10%
	4%
	2%

	     - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu (%)
	10%
	4%
	2%

	3.2. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản
	
	
	

	     - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản (%)
	8%
	3%
	1%

	     - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (%)
	8%
	3%
	1%

	3.3. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên nguồn vốn chủ sở hữu (%)
	22%
	10%
	4%


 (Nguồn: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2004, 2005 và báo cáo tài chính 06/2006)

Bảng tính toán các chỉ tiêu tài chính trên cho ta thấy được khái quát thực trạng tài chính và kết quả kinh doanh của Công ty.

Về cơ cấu tài sản và nguồn vốn của Công ty:

Từ bảng phân tích các chỉ tiêu cơ cấu cơ cấu tài sản của Công ty qua các năm thể hiện rõ đặc thù của một doanh nghiệp sản xuất. Nếu sáu tháng đầu năm 2006, tài sản cố định chiếm trên 52% tổng tài sản nghĩa là 100 đồng đầu tư cho sản xuất thì có 52 đồng đầu tư cho tài sản cố định trong khi đó vay và nợ dài hạn tài trợ cho TSCĐ rất thấp chỉ chiếm khoảng 18,32% điều này cho thấy Công ty đã sử dụng vốn vay ngắn hạn đầu tư cho tài sản cố định. Cơ cấu tài sản của Công ty thay đổi theo hướng tăng tỷ trọng tài sản lưu động và giảm tỷ trọng tài sản cố định. Nguyên nhân của hiện tượng này là do trích khấu hao tài sản cố định và sự gia tăng của tài sản lưu động đáp ứng cho nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian gần đây.

Cơ cấu nguồn vốn, tỷ số đòn bẩy tài chính, đánh giá mức độ Công ty tài trợ cho hoạt động kinh doanh của mình bằng vốn vay. Dựa trên kết quả tính toán có thể thấy vốn vay tài trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2004, 2005 và 06/2006 là: 62%, 66% và 71% phần còn lại được của Công ty được tài trợ bằng nguồn vốn chủ sở hữu.  

Về tỷ số hoạt động

Tỷ số năm 2004, 2005 và sáu tháng đầu năm 2006 các khoản phải thu luân chuyển của Công ty lần lượt là 4,54, 4.33 và 2.18 lần có nghĩa là thời gian luân chuyển các khoản phải thu của Công ty ngày càng dài. Kỳ thu tiền bình quân trong năm 2004 và 2005 rất cao lần lượt là: 79 và 83 ngày, đặc biệt sáu tháng đầu năm 2006 kỳ thu tiền bình quân là 165.36 ngày. 

Về tỷ số khả năng thanh toán 

Tỷ số khả năng thanh toán hiện hành là một trong những thước đo khả năng thanh toán của một Công ty được sử dụng rộng rãi nhất và cho biết có bao nhiêu tài sản có thể chuyển đổi thành tiền mặt để đảm bảo thanh toán các khoản nợ ngắn hạn. Tỷ số thanh toán hiện hành năm 2004 và 2005 lần lượt là 0.92 và 0,78 có nghĩa là năm 2004 Công ty có 0.92 đồng tài sản lưu động đảm bảo cho một đồng nợ đến hạn trả, đến năm 2005 Công ty có 0,78 đồng tài sản lưu động đảm bảo cho một đồng nợ đến hạn.  

Về các tỷ suất sinh lời 

Việc so sánh tỷ suất sinh lời năm 2004, 2005 và sáu tháng đầu năm 2006 cho thấy có xu hướng giảm. Điều này cho chúng ta thấy nếu năm 2004 cứ 100 đồng doanh thu đem lại 10 đồng lợi nhuận sau thuế còn đến sáu tháng đầu 2006 chỉ đem lại chỉ 2 đồng. 

Về tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu năm 2004 ; năm 2005 và sáu tháng đầu năm 2006 lần lượt là: 22%; 10% và 4%. Qua số liệu phân tích cho thấy tỷ suất sinh lời năm 2004 là: 22% nghĩa là 100 đồng vốn chủ sở hữu đem lại 22 đồng lợi nhuận sau thuế phản ánh hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu rất tốt. Tuy nhiên, tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu năm 2005 đã giảm mạnh chỉ còn 10%. 

6.2. Các khoản phải thu, phải trả của Công ty tại thời điểm cuối năm 2004; năm 2005 và sáu tháng đầu năm 2006

(Đơn vị tính: đồng)

	Chỉ tiêu
	Năm 2004
	Năm 2005
	Sáu tháng đầu năm 2006

	1. Các khoản phải thu
	5.814.707.377
	6.073.430.576
	7.883.706.893

	 - Phải thu từ khách hàng
	6.176.693.660
	6.164.613.033
	6.222.568.909

	 - Trả trước cho người bán
	35.000.000
	141.224.147
	91.458.150

	 - Các khoản phải thu khác
	198.164.906
	362.744.585
	2.164.831.023

	 - Dự phòng phải thu khó đòi
	(595.151.189)
	(595.151.189)
	(595.151.189)

	2. Các khoản Nợ phải trả
	19.183.510.128
	21.663.953.190
	25.164.193.619

	2.1. Nợ ngắn hạn
	14.302.939.608
	18.607.579.145
	21.766.791.204

	 - Vay ngắn hạn
	9.054.069.802
	13.396.435.550
	14.675.050.411

	 - Vay dài hạn đến hạn trả
	2.004.000.000
	-
	-

	 - Phải trả người bán 
	1.115.144.603
	1.762.816.618
	1.882.880.947

	 - Người mua trả tiền trước
	2.871.017
	42.677.873
	8.302.189

	 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
	379.377.424
	1.266.668.981
	1.254.058.682

	 - Phải trả cán bộ công nhân viên
	1.114.276.991
	519.848.180
	951.925.032

	 - Chi phí phải trả
	-
	346.080.021
	663.783.252

	 - Phải trả nội bộ
	126.518.641
	444.786.442
	245.923.341

	 - Phải trả khác, phải nộp khác
	506.681.130
	827.265.480
	2.084.867.350

	2.1. Nợ dài hạn
	4.635.256.895
	3.056.374.045
	3.397.402.415

	2.2. Nợ khác
	245.313.625
	-
	-


 (Nguồn: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2004, 2005 và quyết toán 06/2006)

Số liệu sáu tháng đầu năm 2006 tại bảng trên, trong đó có chỉ tiêu các khoản phải thu khác là: 2.164.831.023 đồng đây là khoản phải thu từ dịch vụ cung cấp, chuyển giao công nghệ và xây dựng lò đốt cho khách hàng của Công ty tại Hà Nam, Thanh Hoá, Ninh Bình và Nghệ An. Các khoản phải trả khác, phải nộp khác là 2.084.867.350 đồng trong đó Bảo hiểm xã hội và kinh phí Công đoàn là 479.102.487 đồng, tiền trả cổ tức năm 2005 cho Tổng Công ty Thuỷ tinh và Gốm sứ Xây dựng là 382.500.000 đồng, ký cược của Công ty Công trình Hà Nam là 600.000.000 đồng xây dựng nhà xưởng. Số tiền ký cược còn lại là của các Công ty tại Thanh Hoá, Ninh Binh và Nghệ An.

Bên cạnh đó, Công ty đang có một khoản công nợ chưa thu được với tổng giá trị 2.323.101.232 đồng. Đây là khoản công nợ của một số cán bộ công nhân viên trong Công ty đứng ra làm đại lý bán hàng và một số các cửa hàng bán vật liệu xây dựng nợ được công dồn, hiện Công ty đang tích cực đôn đốc cán bộ công nhân viên và các cửa hàng nhanh chóng thanh toán số công nợ trên. Bên cạnh đó, Công ty đã tiến hành trích dự phòng cho khoản phải thu nêu trên là 595.151.189 đồng.

Bảng kê một số hợp đồng tín dụng vay ngắn hạn

(Đơn vị tính: đồng)
	Stt
	Hợp đồng 
	Nội dung Hợp đồng
	Dư​ nợ

đến 30/06/2006

	
	
	
	

	Hợp đồng vay ngân hàng Đầu t​ư và Phát triển CN. Phúc yên
	5.793.950.235

	1
	 Số 36052/HĐTD ngày 06/03/2006
	Mua nguyên vật liệu và vật t​ư 
	300.000.000

	2
	 Số 37338/HĐTD ngày 28/03/2006
	Mua nguyên vật liệu
	300.000.000

	3
	 Số 37602/HĐTD ngày 31/03/2006
	Mua nguyên vật liệu 
	300.000.000

	4
	 Số 34393/HĐTD ngày 24/01/2006
	Mua vật t​ư
	584.614.000

	5
	 Số 35615/HĐTD ngày 27/02/2006
	Mua vật tư
	382.664.575

	6
	 Số 39228/HĐTD ngày 21/04/2006
	Mua nguyên vật liệu và vật tư
	487.000.000

	7
	 Số 67800/HĐTD ngày 26/07/2006
	Mua nguyên vật liệu
	369.294.000

	8
	 Số 330880/HĐTD ngày 09/01/2006
	Mua nguyên vật liệu
	433.210.663

	9
	 Số 31367/HĐTD ngày 14/12/2005
	Mua vật tư
	446.595.845

	10
	 Số 26716/HĐTD ngày 26/09/2005
	Mua nguyên vật liệu và vật tư
	400.000.000

	11
	 Số 29344/HĐTD ngày 10/11/2006
	Mua nguyên vật liệu và vật tư
	200.000.000

	12
	 Số 35138/HĐTD ngày 16/02/2006
	Mua vật t​ư
	330.374.300

	13
	 Số 36812/HĐTD ngày 17/03/2006
	Mua nguyên vật liệu và vật t​ư thiết bị
	297.196.852

	14
	 Số 38085/HĐTD ngày 07/04/2006
	Mua nguyên vật liệu 
	245.000.000

	15
	 Số 41038/HĐTD ngày 18/05/2006
	Mua nguyên vật liệu
	250.000.000

	16
	 Số 41418/HĐTD ngày 24/05/2006
	Mua nguyên vật liệu 
	188.000.000

	17
	 Số 42998/HĐTD ngày 19/06/2006
	Mua nguyên vật liệu
	280.000.000

	Hợp đồng vay Ngân hàng Công th​ương Việt Nam CN.Phúc yên
	3.000.000.000

	1
	 Số 0906034/HĐTD ngày 07/04/2006
	Mua vật tư​ thiết bị
	3.000.000.000

	 
	Tổng cộng
	 
	8.793.950.235


7. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát
7.1.  Danh sách thành viên Hội đồng quản trị

a. Ông:
Luyện Công Minh
· Chức vụ công tác hiện nay:  
Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bá Hiến.

· Giới tính:
  

Nam.

· Ngày tháng năm sinh:
  

10/11/1957.

· Nơi sinh:
  

Phú Thọ.

· Quốc tịch:
  

Việt Nam.

· Dân tộc:

  

Kinh.

· Quê quán:
  

Vĩnh Lại, Lâm Thao, Phú Thọ.

· Địa chỉ thường trú:
  

24 Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

· SĐ thoại liên lạc cơ quan:


(84-4) 7.614.574.

· Trình độ văn hoá:


10/10.

· Trình độ chuyên môn:


Đại học.

· Quá trình công tác:

·   Tõ 1983 - 1988: 



Cán bộ liên hiệp các Xí nghiệp Gạch gói sành sứ

·   Tõ 1988 - 1993:




Quản đốc Phân xưởng sản xuất Nhà máy Gạch gói Đại Thanh

·   Từ 1993 - đến nay:




Cán bộ Tổ chức - Lao động Tổng Công ty Viglacera.

· Số cổ phần nắm giữ:


 276.300 cổ phần.


Trong đó: 


+ Sở hữu cá nhân: 6.300 cổ phần.





+ Đại diện sở hữu phần vốn Nhà nước: 270.000 cổ phần.

· Hành vi vi phạm pháp luật: 

 Không có.

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không có.

b.    Ông:

Mai Anh Tám
· Chức vụ công tác hiện nay:  
Thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc điều hành 

· Giới tính:
  

Nam.

· Ngày tháng năm sinh:
  

25/03/1967.

· Nơi sinh:
  

Bắc Ninh.

· Quốc tịch:
  

Việt Nam.

· Dân tộc:

  

Kinh.

· Quê quán:
  

Đào Viên, Quế Võ, Bắc Ninh.

· Địa chỉ thường trú:
  

68 Nguyễn Lương Bằng, Quận Đống Đa, Hà Nội.

· SĐ thoại liên lạc cơ quan:


(84-211) 888.500

· Trình độ văn hoá:


12/12.

· Trình độ chuyên môn:


Thạc sỹ Kinh tế.

· Quá trình công tác:

·   Tõ 08/1997 - 07/2000: 



Cán bộ Công ty Gạch ốp lát Hà Nội 

·   Tõ 08/2000 - 07/2003:




Phó Tổng Giám đốc Công ty Liên doanh Yên Hà 

·   Tõ 08/2003 - 10/2003:




Phó Giám đốc Gốm xây dựng Xuân Hoà.

·   Từ 11/2003 - đến nay:




Giám đốc Công ty Cổ phần Bá Hiến Viglacera.

· Số cổ phần nắm giữ:


 128.350 cổ phần.


Trong đó: 


+ Sở hữu cá nhân: 29.350 cổ phần.





+ Đại diện sở hữu phần vốn Nhà nước:  99.000 cổ phần.

· Hành vi vi phạm pháp luật: 

 Không có.

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không có.

c. Ông:
Kiều Quang Vịnh
· Chức vụ công tác hiện nay:  
Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Giám đốc Công ty.

· Giới tính:
  

Nam.

· Ngày tháng năm sinh:
  

02/01/1960.

· Nơi sinh:
  

Vĩnh Phúc.

· Quốc tịch:
  

Việt Nam.

· Dân tộc:

  

Kinh.

· Quê quán:
  

Yên Phương, Yên Lạc, Vĩnh Phúc.

· Địa chỉ thường trú:
  

Yên Phương, Yên Lạc, Vĩnh Phúc.

· SĐ thoại liên lạc cơ quan:


(84-4) 888.555.

· Trình độ văn hoá:


10/10.

· Trình độ chuyên môn:


Cử nhân kinh tế.

· Quá trình công tác:

·   Tõ T7/1979 - T12/1983: 


Nhập ngũ C2D2F411 Quân khu 2. 

·   Tõ T12/1983 - T12/1996:


Công tác tại sở lương thực Vĩnh Phú

·   Tõ T01/1997 - T09/2003:


Trưởng phòng kinh doanh Công ty Gốm xây dựng Xuân Hoà.

·   Từ 10/2003 - đến nay:


Phó Giám đốc Công ty Bá Hiến Viglacera

· Số cổ phần nắm giữ:

10.600 cổ phần.


Trong đó: 

+ Sở hữu cá nhân: 10.600 cổ phần.




+ Đại diện sở hữu phần vốn Nhà nước: 0 cổ phần.

· Hành vi vi phạm pháp luật: 

Không có.

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không có.

d. Ông:
Nguyễn Anh Tuấn
· Chức vụ công tác hiện nay:  
Thành viên Hội đồng Quản trị.

· Giới tính:
  

Nam.

· Ngày tháng năm sinh:
  

19/11/1966.

· Nơi sinh:
  

Ninh Bình.

· Quốc tịch:
  

Việt Nam.

· Dân tộc:

  

Kinh.

· Quê quán:
  

Huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

· Địa chỉ thường trú:
  

Khu Trung, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội.

· SĐ thoại liên lạc cơ quan:


(84-4) 7.615.334.

· Trình độ văn hoá:


10/10.

· Trình độ chuyên môn:


Kỹ sư Kinh tế.

· Quá trình công tác:

·   Tõ 1988 -1993: 



Cán bộ Tổng Công ty Bách Hoá. 

·   Từ 1993 - đến nay:




Cán bộ Tổng Công ty Viglacera

· Số cổ phần nắm giữ:


90.000 cổ phần.


Trong đó: 


+ Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần.





+ Đại diện sở hữu phần vốn Nhà nước: 90.000 cổ phần.

· Hành vi vi phạm pháp luật: 

 Không có.

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không có.

e. Ông:
Đỗ Văn Quang
· Chức vụ công tác hiện nay:  
Thành viên Hội đồng Quản trị.

· Giới tính:
  

Nam.

· Ngày tháng năm sinh:
  

17/08/1957.

· Nơi sinh:
  

Vĩnh Phúc.

· Quốc tịch:
  

Việt Nam.

· Dân tộc:

  

Kinh.

· Quê quán:
   
Xã Đạo Đức, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc.

· Địa chỉ thường trú:
  

TT Công ty cổ phần Xuân Hoà Viglacera, Sóc Sơn, Hà Nội .

· SĐ thoại liên lạc cơ quan:


(84-211) 888.465.

· Trình độ văn hoá:


10/10.

· Trình độ chuyên môn:


Trung cấp.

· Quá trình công tác:

·   Tõ 1974 - 1996: 



Công nhân sản xuất Công ty Bá Hiến Viglacera. 

·   Tõ 1996 - 2001:


Đốc công sản xuất 

·   Tõ 2001 - 2003:




Đi học Trung cấp kế toán tại chức.

·   Tõ 2003 - T06/2005:




Quản đốc phân xưởng.

·   T06/2005 - đến nay:




Thành viên HĐQT - Quản đốc phân xưởng

· Số cổ phần nắm giữ:


9.500 cổ phần.


Trong đó: 


+ Sở hữu cá nhân: 9.500 cổ phần.





+ Đại diện sở hữu phần vốn Nhà nước: 0 cổ phần.

· Hành vi vi phạm pháp luật: 

 Không có.

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không có.

7.2. Danh sách Ban Giám đốc

a.   Ông:

Mai Anh Tám (đã nêu trên)
b. Ông:
Kiều Quang Vịnh (đã nêu trên)
7.3. Danh sách thành viên Ban Kiểm soát

a. Ông:
Lưu Văn Lấu
· Chức vụ công tác hiện nay:  
Trưởng Ban Kiểm soát.

· Giới tính:
  

Nam.

· Ngày tháng năm sinh:
  

17/09/1956.

· Nơi sinh:
  

Hà Tây.

· Quốc tịch:
  

Việt Nam.

· Dân tộc:

  

Kinh.

· Quê quán:
  

ứng Hoà, Hà Tây.

· Địa chỉ thường trú:
  

22 - D6, Thanh Xuân Bắc, Hà Nội.

· SĐ thoại liên lạc cơ quan:


(84-4) 7.326.485.

· Trình độ văn hoá:


10/10.

· Trình độ chuyên môn:


Cử nhân Kinh tế.

· Quá trình công tác:

·   Tõ 1981 - 1987: 



Cán bộ kế toán Công ty Thuỷ tinh & Gốm xây dựng. 

·   Tõ 1988 - 2003:


Kế toán trưởng Công ty Gốm Đại Thanh, Thanh Trì, Xuân Hoà 

·   Từ 2004 - đến nay:




Công tác tại Tổng Công ty Viglacera.

· Số cổ phần nắm giữ:


0 cổ phần.


Trong đó: 


+ Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần.





+ Đại diện sở hữu phần vốn Nhà nước: 0 cổ phần.

· Hành vi vi phạm pháp luật: 

 Không có.

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không có.

b. Bà:
Ngô Thị Thanh Hoa
· Chức vụ công tác hiện nay:  
Thành viên Ban Kiểm soát.

· Giới tính:
  

Nữ.

· Ngày tháng năm sinh:
  

04/04/1974.

· Nơi sinh:
  

Hải Phòng.

· Quốc tịch:
  

Việt Nam.

· Dân tộc:

  

Kinh.

· Quê quán:
  

An áo, An Thái, Kiến An, Hải Phòng.

· Địa chỉ thường trú:
  

Phúc Thắng, Mê Linh, Vĩnh Phúc.

· SĐ thoại liên lạc cơ quan:


(84-4) 5.811.715

· Trình độ văn hoá:


12/12.

· Trình độ chuyên môn:


Đại học Kinh tế.

· Quá trình công tác:

·   Tõ 1988 - 1993: 



Cán bộ Tổng Công ty Bách Hoá. 

·   Từ 1993 - đến nay:




Cán bộ Tổng Công ty Viglacera

· Số cổ phần nắm giữ:


 10.000 cổ phần.


Trong đó: 


+ Sở hữu cá nhân: 10.000 cổ phần.





+ Đại diện sở hữu phần vốn Nhà nước: 0 cổ phần.

· Hành vi vi phạm pháp luật: 

 Không có.

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không có.

c. Nguyễn Thị Lan Anh
· Chức vụ công tác hiện nay:  
Thành viên Ban Kiểm soát.

· Giới tính:
  

Nữ.

· Ngày tháng năm sinh:
  

28/08/1979.

· Nơi sinh:
  

Vĩnh Phúc.

· Quốc tịch:
  

Việt Nam.

· Dân tộc:

  

Kinh.

· Quê quán:
  

Phú Cường, Sóc Sơn, Hà nội.

· Địa chỉ thường trú:
  

Tiền Châu, Phúc Yên, Vĩnh Phúc.

· SĐ thoại liên lạc cơ quan:


(84-211) 888.500

· Trình độ văn hoá:


12/12.

· Trình độ chuyên môn:


Cử nhân kinh tế.

· Quá trình công tác:

·   Tõ T10/2003 - T02/2004: 


Nhân viên phòng Kinh doanh. 

·   Từ T03/2004 - đến nay:




Nhân viên phòng Kế toán

· Số cổ phần nắm giữ:


100 cổ phần.


Trong đó: 


+ Sở hữu cá nhân: 100 cổ phần.





+ Đại diện sở hữu phần vốn Nhà nước: 0 cổ phần.

· Hành vi vi phạm pháp luật: 

 Không có.

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không có.

8. Tài sản
	Tên TSCĐ
	Năm đ​ưa vào sử dụng
	Thời gian sử dụng còn lại
	 Nguyên giá TSCĐ 
	 Giá trị còn lại đến 31/12/2005 
	 Đăng ký trích KH 2006 

	
	
	
	
	
	

	I. Tài sản cố định hữu hình
	 
	 
	26.130.453.934
	13.833.286.135
	1.523.965.006

	 1. Nhà cửa vậtkiến trúc                        
	 
	 
	10.421.225.328
	6.540.969.041
	395.949.875

	Nhà đặt máy SX
	1976
	5
	435.224.295
	97.628.361
	19.525.672

	Nhà bao che lò nung I
	1994
	14
	976.800.000
	353.097.117
	25.221.223

	Nhà làm việc hai tầng
	1976
	5
	308.000.000
	88.069.427
	17.613.885

	Cáng kính có mái che lò I+Cáng kính không mái che
	1994
	9
	1.385.000.000
	500.028.103
	55.558.678

	Đ​​ường nội bộ x​ưởng
	1976
	5
	137.349.269
	8.515.599
	1.703.120

	Nhà bếp + nhà tắm
	1999
	22
	22.484.213
	10.107.996
	459.454

	Nhà trẻ
	1976
	4
	52.800.000
	5.619.607
	1.404.902

	Nhà bao che lò nung + hầm sấy II
	2002
	24
	1.574.929.159
	1.385.605.041
	57.733.543

	Nhà bao che lò nung + hầm sấy III
	2002
	24
	1.872.329.346
	1.431.230.706
	59.634.613

	Nhà bao che chế biến tạo hình II
	2002
	24
	433.893.661
	348.565.264
	14.523.553

	Nhà kho than
	2002
	22
	261.703.440
	212.871.791
	9.675.991

	Nhà ở công nhân
	2002
	22
	217.228.461
	166.322.249
	7.560.102

	Nhà WC khu sản xuất
	2002
	22
	92.550.494
	74.539.326
	3.388.151

	Cáng kính có mái che lò I6+ K/mái II+III
	2002
	16
	1.993.865.558
	1.321.429.388
	82.589.337

	Nhà thư​ờng trực + bán hàng
	2002
	22
	106.947.647
	87.634.262
	3.983.376

	Nhà ăn ca
	2002
	22
	94.562.321
	76.915.740
	3.496.170

	Giếng + sân giếng
	2002
	7
	24.506.184
	16.627.792
	2.375.399

	T​ường rào bao quanh
	2002
	22
	228.969.219
	180.136.049
	8.188.002

	Cổng Công ty+ nhà thư​ờng trực
	2004
	5
	28.452.802
	19.758.890
	3.951.778

	Mở rộng  nhà kho, nhà Bán hàng
	2004
	9
	50.589.112
	45.530.201
	5.058.911

	T​ường rào bảo vệ công ty
	2004
	9
	123.040.147
	110.736.132
	12.304.015

	2. Máy móc thiết bị
	 
	 
	14.665.366.330
	6.527.659.800
	1.036.146.098

	Trạm biến thế
	1976
	6
	25.200.000
	7.656.799
	1.276.133

	Máy ủi bánh xích
	1999
	4
	324.020.500
	93.825.007
	23.456.252

	Máy ủi Dầu T​75
	2001
	4
	233.334.000
	107.300.078
	26.825.019

	Máy ủi Dầu T75
	2001
	4
	233.333.333
	107.299.771
	26.824.943

	Thiết bị chế biến tạo hình I
	1995
	4
	2.730.641.076
	757.573.820
	189.393.455

	Thiết bị lò nung I
	1994
	4
	3.846.500.000
	1.023.476.298
	255.869.074

	Thiết bị hầm sấy I
	1995
	2
	600.000.000
	153.159.924
	76.579.962

	Máy biến thế 560KVA
	1995
	2
	79.846.004
	15.374.972
	7.687.486

	Máy điều hoà
	2002
	2
	14.250.000
	3.292.739
	1.646.369

	Máy vi tính + máy in
	2001
	2
	15.200.760
	4.097.835
	2.048.918

	Thiết bị chế biến tạo hình II+III
	2002
	14
	2.727.660.866
	1.768.189.432
	126.299.245

	Máy dập ngói 05 mặt
	2002
	8
	74.893.911
	58.250.820
	7.281.352

	Thiết bị lò nung hầm sấy II+III
	2002
	9
	2.644.696.403
	1.540.531.062
	171.170.118

	Máy biến áp 630 KVA
	2002
	10
	418.814.964
	294.732.296
	29.473.230

	Máy cắt gạch tự​ động
	2003
	3
	36.000.000
	21.150.000
	7.050.000

	Máy Photocopy
	2003
	6
	30.285.000
	22.443.348
	3.740.558

	Máy nén khí Đài loan
	2003
	10
	12.476.000
	9.136.465
	913.646

	Máy dập ngói thủ công
	2004
	5
	15.500.000
	11.122.685
	2.224.537

	Máy đóng đai bán tự​ động (4máy)
	2004
	5
	84.726.000
	68.146.593
	13.629.319

	Bộ khuân ngói 22
	2004
	4
	42.800.000
	29.674.666
	7.418.667

	Máy điều hoà LG 18.000 BTU
	2004
	4
	11.272.727
	8.116.363
	2.029.091

	Máy nén khi Puma Đài loan
	2004
	5
	24.666.667
	18.842.593
	3.768.519

	Máy tiện SU 50A
	2004
	5
	52.952.381
	43.820.547
	8.764.109

	Máy phát điện Kohler 438KVA
	2005
	10
	325.000.000
	313.335.616
	31.333.562

	Máy bơm hút chân không
	2005
	5
	23.809.524
	21.996.086
	4.399.217

	Quạt CA - N7 GT
	2005
	5
	14.285.714
	14.176.125
	2.835.225

	Bộ âm ly Sony
	1995
	2
	10.000.000
	1.155.347
	577.673

	Bộ tổng đài
	2003
	6
	13.200.500
	9.782.513
	1.630.419

	3. ph​ương tiện vận tải truyền dẫn
	 
	 
	1.043.862.276
	764.657.294
	91.869.033

	Xe con ma tít 29L 7671
	1999
	4
	136.615.000
	43.620.605
	10.905.151

	Đ​ường dây điện 10KVA
	2002
	9
	285.423.557
	183.943.520
	20.438.169

	Xe con ZACE 29T 4474
	2003
	8
	355.268.571
	272.655.855
	34.081.982

	Đ​ư​ờng dây 10KV và TBA 560KVA+ di chuyển trạm biến áp
	2005
	10
	266.555.148
	264.437.314
	26.443.731

	II. Tài sản cố định vô hình
	 
	 
	3.012.000.000
	2.533.510.141
	212.459.236

	Giá trị thư​​ơng hiệu VIGLACERA
	2002
	12
	3.000.000.000
	2.525.510.141
	210.459.236

	Phần mềm kế toán
	2003
	4
	12.000.000
	8.000.000
	2.000.000

	Tổng cộng
	 
	 
	29.142.453.934
	16.366.796.276
	1.736.424.242


Tài sản cố định vô hình của Công ty gồm có: giá trị thương hiệu Viglacera được Tổng Công ty Thuỷ tinh và Gốm xây dựng định giá là 3.000.000.000 đồng, phí trả hàng năm cho Tổng Công ty là 0,35% doanh thu và phần mềm kế toán Công ty mua để phục vụ sản xuất kinh doanh. Cả hai tài sản cố định vô hình trên Công ty đã tiến hành hạch toán và trích khấu hao đúng quy định hiện hành.

9. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức
	Chỉ tiêu
	Năm 2005
	Năm 2006 
	Năm 2007 
	Năm 2008

	
	Triệu 
đồng
	Triệu 
đồng
	Tăng 
giảm
	Triệu 
đồng
	Tăng 
giảm
	Triệu 
đồng
	Tăng 
giảm

	
	
	
	
	
	
	
	

	Doanh thu thuần
	26.269
	28.900
	10%
	33.235
	15%
	37.223
	12%

	Lợi nhuận sau thuế
	1.127
	     1.240 
	10%
	1.736
	40%
	2.169
	25%

	Vốn chủ sở hữu 
	9.000
	     9.000 
	0%
	12.000
	33%
	14.000
	17%

	Tỷ lệ LNST/DTT
	4,0%
	4,3%
	0,3%
	5,2%
	0,9%
	5,8%
	0,6%

	Tỷ lệ LNST/VCSH
	13,0%
	13,8%
	0,8%
	14,5%
	0,7%
	15,5%
	1,0%

	Tỷ lệ trả cổ tức
	10%
	10%
	0%
	11%
	1%
	12%
	1%


(Kế hoạch dự kiến của Công ty trong các năm 2006,  2007 và  2008) 

10. Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức
Hiện nay, Công ty chỉ đạo tập trung sản xuất các sản phẩm có giá trị cao như: gạch NT250; NT300; Ngói 22v/m2 là những sản phẩm chủ lực đang được thị trường phía Bắc và Miền Trung ưa chuộng. Bên cạnh đó, Công ty còn đi sâu vào nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường, đồng thời cải tiến lò đốt, áp dụng dụng công nghệ đốt lò mới để nâng cao công suất và chất lượng sản phẩm nhằm hạn chế tối đa tỷ lệ sản phẩm hỏng, tiết kiệm nguyên nhiên liệu đầu vào. 

Với đội ngũ cán bộ quản lý có trình độ, năng lực, kinh nghiệm; đội ngũ kỹ sư, công nhân kỹ thuật lành nghề, Công ty luôn chủ động, sáng tạo, hợp lý hoá qui trình sản xuất, khai thác các thị trường có lợi thế để nâng cao sản lượng sản xuất, hạ giá thành sản phầm, mở rộng thị phần. Bên cạnh đó, Công ty luôn nhận được sự tín nhiệm, quan tâm và tạo điều kiện về mọi mặt của Tổng Công ty Thuỷ tinh và gốm xây dựng.

Trên cơ sở năng lực sản xuất và nhu cầu thị trường, Công ty đưa ra nhận định cơ bản khi bước vào các năm sản xuất tiếp theo, mặc dù thị trường tiêu thụ vẫn được duy trì ổn định và phát triển song những khó khăn về giá nguyên vật liệu, nhiêu liệu, vật tư đầu vào tăng cao vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Do vậy, để có thể  nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, giải pháp hữu hiệu là phát huy được những lợi thế về thị trường, tiếp tục đầu tư nghiên cứu hợp lý hoá sản xuất, tận dụng và sử dụng rộng rãi các nguồn nguyên liệu, giảm giá thành sản phẩm.

Kế hoạch kinh doanh năm 2006 như sau:

· Phát huy công suất thiết bị, kết hợp với việc bảo dưỡng, sửa chữa hợp lý để doanh thu năm 2006 phải đạt tối thiểu 28.900.000.000 đồng, đạt 110% so năm 2005. Cải tạo và đầu tư nghiên cứu sử dụng tối đa máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế trong nước.

· Tăng cường công tác quảng cáo tiếp thị các sản phẩm chủ lực và phát triển đưa ra các sản phẩm mới ra thị trường thông qua các kê bán hàng hiện có của Công ty. Bên cạnh mở rộng thị trường tới các vùng nông thôn và các vùng kinh tế mới đang phát triển.

· Đầu tư nghiên cứu và áp dụng công nghệ để giảm định mức tiêu hao vật tư. Công ty chủ chương sử dụng tối đa sản phẩm tái tạo sau sản xuất và các vật tư phụ, sử dụng đa dạng chủng loại vật tư.

· Về vấn đề sử dụng vật tư đầu vào, Công ty xác định rõ việc sử dụng các loại vật tư có chất lượng và giá thành phù hợp với từng lô hàng, tổ chức đấu giá rộng rãi để mua nguyên liệu đầu vào theo thời điểm, số lượng, chủng loại phù hợp.

Kế hoạch tài chính năm 2006 như sau:

· Khấu hao trích đủ theo quyết định số 206/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 cuả Bộ Tài chính và đăng ký với cơ quan thuế: 

  -
Khấu hao cơ bản:

1.850.000.000 ®ång/n¨m.

 -
Khấu hao sửa chữa lớn:
   800.000.000 ®ång/n¨m.

· Dư nợ phải thu đến ngày 31/12/2006: 5 tỷ đồng (thu 100% doanh số phát sinh năm 2006).

· Thu nhập người lao động:
1.150.000 ®ång/ng­êi/th¸ng.

· Lợi nhuận sau thuế:

1.240.000.000 đồng   

Trong năm 2006, Công ty đã ký kết các hợp đồng sau:

	Stt
	Hợp đồng 
	Nội dung
	Số lượng
	Giá trị

	
	
	
	(viên)
	(đồng)

	Hợp đồng đầu ra
	
	
	

	1
	 Số 14 HĐKT/CT-KD ngày 01/04/06
	Mua gạch rỗng 60A3
	500.000 
	142.500.000

	2
	Hợp đồng Đại lý Cung
	Gạch NT250; NT210
	
	1.200.000.000

	3
	Hợp đồng Đại lý Lâm Dũng
	Gạch lát
	
	1.000.000.000

	4
	Hợp đồng Đại lý Vui Cúc
	Gạch lát
	
	600.000.000

	5
	Hợp đồng Đại lý Bá Khai
	Gạch lát
	
	500.000.000

	6
	Hợp đồng Đại lý Sen Hội
	Gạch lát; gạch xây
	
	500.000.000

	7
	Hợp đồng Đại lý Phạm Quý
	Gạch lát
	
	500.000.000

	8
	Hợp đồng Đại lý Châu Đức
	Gạch lát
	
	400.000.000

	9
	Hợp đồng Đại lý Quân - HN
	Gạch xây R60A1
	
	1.300.000.000

	10
	Các Hợp đồng khác
	Gạch các loại
	
	22.000.000.000

	2
	Số 01/CT/HĐKT ngày 02/01/06
	Mua gạch rỗng
	
	1.000.000.000

	Hợp đồng đầu vào
	
	
	

	1
	Số 02/HĐKT ngày 03/01/2006
	Tham cám 6A
	12.000 tÊn
	5.292.000.000

	2
	Số 02HĐ/KT ngày 20/01/2006
	Mua xăng dầu thoả thuận
	
	

	3
	Sè 01CT/H§KT
	Mua đất đỏ
	50.000 m3
	1.400.000.000


Trên cơ sở thực hiện các hợp đồng trên, kết quả kinh doanh 06 tháng đầu năm doanh thu thuần đạt 17.163.600.675 đồng đạt trên 59,39% so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 383.183.556 đồng đạt 30,90% so với kế hoạch. Tuy nhiên, do yếu tố mùa vụ nên hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm tập trung trong 6 tháng cuối năm. Vì vậy, Công ty thường xuyên chú trọng mạnh mẽ đến công tác tiếp thị, bán hàng, quảng bá sản phẩm, duy trì uy tín và khả năng cạnh tranh trên thị trường. 

Năm 2007 và năm 2008, theo nhận định của Công ty, về cơ bản nhu cầu thị trường xây dựng có nhiều khởi sắc và phát triển mạnh mẽ so với năm 2006, do Chính phủ đã có một số điều chỉnh về chính sách vĩ mô nhằm kích cầu thị trường bất động sản nhà đất, chính sách khuyến khích đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài trong việc xin cấp phép, tạo điều kiện về mặt bằng và giải phóng mặt bằng xây dựng. Bên cạnh đó, Uỷ Ban Nhân dân các tỉnh và Thành phố đã có những quy hoạch về khu công nghiệp và đô thị mới, kêu gọi đầu tư trong nước và nước ngoài. 

Đó là tiền đề vững chắc và củng cố niền tin vào sự phát triển thành công của Công ty trong những năm tiếp theo. 

Để đảm bảo đạt được kế hoạch đề ra, trong thời gian tới Công ty chú trọng vào các công tác sau:


+  Chủ động lựa chọn nguyên vật liệu có chất lượng tốt để phục vụ cho sản xuất kinh doanh, sản xuất các loại sản phẩm mỏng để tiết kiệm nguyên liệu, tăng doanh thu, đảm bảo sản hiệu quả sản xuất kinh doanh.


+ Tăng cường công tác quản lý công nghệ, tăng cường kiểm tra chất lượng sản phẩm để không ngừng nâng cao uy tín trên thị trường.


+ Làm tốt công tác nghiên cứu thị trường để nắm chắc thị trường, tập trung vào những thị trường trọng điểm có sức tiêu thụ lớn, đồng thời mở rộng và phát triển thị trường ra các vùng khác có tiềm năng. Tăng cường tiếp thị sản phẩm thông qua các kênh phân phối như hệ thống các cửa hàng, đại lý trong và ngoài tỉnh, tiếp thị trực tiếp đến các công trình. Sản xuất những sản phẩm đáp ứng nhanh, chính xác nhu cầu của thị trường, giảm thiểu hàng tồn kho.

11. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức
Theo Báo Sài Gòn giải phóng
 tốc độ tăng trưởng của thị trường vật liệu xây dựng năm 2005 là 14%, vẫn được coi là trầm lắng do ảnh hưởng của thị trường bất động sản đóng băng. Tuy nhiên, năm 2006 sẽ chứng kiến sự phát triển ấn tượng hơn của thị trường này, giá trị ước tính 7 tháng  năm 2006 đạt 13.511 tỷ đồng bằng 56,2% kế hoạch năm, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2005. Trước cánh cửa WTO đang mở rộng đối với thị trường vật liệu xây dựng Việt Nam, tạo ra nhiều cơ hội cũng như thách đối với các doanh nghiệp trong nước nói chung và Công ty Cổ phần Bá Hiến nói riêng. Nhận thức được tầm quan trọng trước cơ hội hội nhập kinh tế thế giới, Ban Giám đốc Công ty đưa ra dự báo, phân tích cung cầu thị trường xây dựng và xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh và phát triển năm 2006 và các năm tiếp theo về thị trường gạch đỏ dành cho xây dựng và trang trí sẽ tăng dần trở lại khi thị trường bất động sản và thị trường xây dựng sôi động trở lại, nhu cầu về nhà ở, khách sạn tăng cao, đặc biệt nhu cầu văn phòng làm việc là rất lớn. Trước mắt Công ty đi vào tập trung cải tạo và nâng cấp nhà xưởng, lò sấy, máy móc thiết bị hiện có nhằm tăng cao năng suất và chất lượng sản phẩm đồng thời giữ vững và từng bước mở rộng thị phần. Những năm tiếp theo sau đó, Công ty đầu tư trang thiết bị mới hiện đại và áp dụng công nghệ tiên tiến phục vụ sản xuất các sản phẩm mang tính chất đặc thù, có độ thẩm mỹ và giá trị kinh tế cao, tiến tới mở rộng thị trường trong nước thông qua quảng cáo và xây dựng thương hiệu uy tín.

Bên cạnh những thuận lợi, Công ty gặp không ít những khó khăn trước sự cạnh tranh khốc liệt của các sản phẩm cùng loại được sản xuất tại các nước trong khu vực và Trung Quốc về mẫu mã, chất lượng đặc biệt là yếu tố giá cả sản phẩm thường thấp hơn từ 15% - 20% so với sản phẩm cùng loại Công ty sản xuất, nguyên nhân do mức đầu tư cho các cơ sở sản xuất thường cao hơn từ 15% đến 40% so với mức trung bình trong khu vực và thế giới do nguồn vốn đầu tư phải vay với lãi suất quá cao cộng với giá thành vận tải cao đã nâng giá thành sản phẩm lên.

Thị phần sản phẩm tại khu vực thị trường hà nội và thanh hoá năm 2006

	Stt
	Nhu cầu Thị trường tiêu thụ đối với từng loại sản phẩm
	§

V

T
	Khu vực thị trường Hà Nội
	Khu vực thị trường Thanh Hoá

	
	
	
	Ước thực hiện năm trước
	Kế hoạch năm 2006
	Ước thực hiện năm trước
	Kế hoạch năm 2006

	
	
	
	Tổng nhu cầu thị trường
	Trong đó
	Tổng nhu cầu thị trường
	Trong đó
	Tổng nhu cầu thị trường
	Trong đó
	Tổng nhu cầu thị trường
	Trong đó

	
	
	
	
	Doanh nghiệp
	% so với Tổng NC
	
	Doanh thu
	% so với tổng  NC
	
	Doanh thu
	% so với tổng  NC
	
	Doanh thu
	% so với tổng  NC

	Sản phẩm gạch lát  1000 m2
	5.000
	
	
	4.000
	
	
	3.000
	
	
	3.500
	
	

	1
	Bá Hiến Viglacera
	nt
	
	800
	16
	
	900
	22.5
	
	
	
	
	
	

	2
	Cty CP Gốm Từ Sơn
	nt
	
	1.000
	20
	
	1.000
	25
	
	
	
	
	
	

	3
	Cty CP Gèm XD §/Anh
	nt
	
	700
	14
	
	600
	15
	
	
	
	
	
	

	4
	Cty TNHH Hoa Sơn
	nt
	
	900
	18
	
	700
	17
	
	
	
	
	
	

	5
	Cty CP Hợp Thịnh
	nt
	
	
	
	
	
	
	
	700
	23.33
	
	850
	24.29

	Sản phẩm gạch xây:      Trv
	1.800
	
	
	1.500
	
	
	200
	
	
	220
	
	

	1
	Doanh nghiệp
	nt
	
	20
	1.11
	
	15
	1.00
	
	
	
	
	
	

	2
	Cty CP Hữu Hùng
	nt
	
	90
	5.00
	
	70
	4.67
	
	
	
	
	
	

	3
	Cty CP Đại Thanh
	nt
	
	110
	6.11
	
	100
	6.67
	
	
	
	
	
	

	4
	Cty CP Gèm XD §/Anh
	nt
	
	70
	3.89
	
	70
	4.67
	
	
	
	
	
	

	Sản Phẩm ngói 22:             Trv
	30
	
	
	32
	
	
	10
	
	
	15
	
	

	1
	Bá Hiến Viglacera
	nt
	
	0.8
	2.67
	
	1.2
	3.75
	
	1.2
	12.00
	
	0.9
	6.0

	2
	Cty CP Hữu Hùng
	nt
	
	1.5
	5.00
	
	1.7
	5.31
	
	
	
	
	
	

	3
	Cty CP Tân Xuyên
	nt
	
	1.3
	4.33
	
	1.5
	4.69
	
	0.9
	9.00
	
	1.2
	8.0

	4
	Cty CP Hợp Thịnh
	nt
	
	0
	
	
	0
	0
	
	0.8
	8.00
	
	1.2
	8.0

	5
	Cty Gốm XD Hạ Long
	nt
	
	22
	73.33
	
	25
	78.13
	
	6
	60.00
	
	6
	40.0


Trên cơ sở thực trạng thị trường, có thể thấy triển vọng phát triển của ngành sản xuất gạch đỏ nói chung và của Công ty Cổ phần Bá Hiến Viglacera nói riêng là rất cao. Trong vòng 3 - 5 năm tới thị trường bất động sản và thị trường xây dựng sôi động trở lại là điều kiện thuận lợi để Công ty đạt được những mục tiêu đặt ra. Theo ban lãnh đạo Công ty, để đạt được kế hoạch đề ra trong năm 2006, Bá Hiến Viglacera phải nỗ lực hết mình, hợp lý hoá quá trình sản xuất, tiết kiệm triệt để chi phí để nâng cao hiệu quả hoạt động. Nếu không có những biến động bất thường gây ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp, với sự đồng lòng qưyết trí của toàn thể CBCNV trong Công ty đồng thời Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty có định hướng cụ thể và chuẩn bị các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm tạo đà phát triển trước những xu thế mới khi nền kinh tế Việt Nam tham gia hội nhập khu vực và thế giới thì, kế hoạch lợi nhuận mà Công ty đã đưa ra trong giai đoạn (2007 - 2008) là có tính khả thi và đảm bảo được tỷ lệ chi trả cổ tức hàng năm như  kế hoạch đề ra.

Chúng tôi cũng xin lưu ý rằng, ý kiến nhận xét nêu trên được đưa ra dưới góc độ đánh giá của tổ chức tư vấn, dựa trên cơ sở những thông tin được thu thập có chọn lọc và dựa trên lý thuyết về tài chính chứng khoán mà không hàm ý bảo đảm giá trị chứng khoán cũng như tính chắc chắn của các số liệu được dự báo. Nhận xét này chỉ mang tính tham khảo với nhà đầu tư khi tự mình ra quyết định.

12. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức xin đăng ký 

Không có 

13. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả chứng khoán đăng ký

Không có

IV. Cổ phiếu đăng ký
1. Loại cổ phiếu:
Cổ phiếu phổ thông
2. Mệnh giá:
10.000 đồng/cổ phần
3. Tổng số cổ phiếu: 
900.000  cổ phiếu
· Cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng: Theo Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và Điều 8 của Điều lệ của Công ty, cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng của Công ty gồm cổ phiếu của Cổ đông sáng lập và thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian đương nhiệm. Như vậy, số cổ phần hạn chế chuyển nhượng (chuyển nhượng có điều kiện cho đến ngày 30 tháng 06 năm 2006) của Công ty là:

	STT
	Họ và tên
	Số cổ phần nắm giữ
	% vốn điều lệ

	
	
	Đại diện sở hữu Nhà nước
	Sở hữu

cá nhân
	Tổng số
	

	1
	Luyện Công Minh
	270.000
	6.300
	276.300
	30,70%

	2
	Mai Anh Tám
	99.000
	29.350
	128.350
	14,26%

	3
	Kiều Quang Vịnh
	0
	10.600
	10.600
	1,18%

	4
	Đỗ Văn Quang
	0
	9.500
	9.500
	1,06%

	5
	Nguyễn Anh Tuấn
	90.000
	0
	90.000
	10%

	
	Tổng cộng
	459.000
	112.450
	571.450
	63,49%


4. Phương pháp tính giá:


Giá trị sổ sách của Công ty
Tại thời điểm 31/12/2005 (mệnh giá 100.000 đồng/cổ phần):

	
	
	Nguồn vốn, quỹ
	
	10.988.096.154
	
	

	Giá sổ sách cổ phiếu
	=
	------------------------------------------
	=
	-----------------
	=
	122.089,957 ®/cp

	
	Số cổ phần đã phát hành - Cổ phiếu quỹ
	90.000 - 0
	
	


Tại thời điểm 30/06/2006 (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần):

	
	
	Nguồn vốn, quỹ
	
	10.348.247.273
	
	

	Giá sổ sách cổ phiếu
	=
	------------------------------------------
	=
	--------------------
	=
	11.498,05 ®/cp

	
	Số cổ phần đã phát hành - Cổ phiếu quỹ
	900.000 - 0
	
	


5. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài
Hiện nay, Công ty vẫn chưa có cổ đông nước ngoài sở hữu cổ phiếu. Điều lệ Công ty không quy định giới hạn tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của Công ty đối với người nước ngoài. 

Sau khi đăng ký giao dịch tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, tỷ lệ nắm giữ của người nước ngoài tuân theo quy định tại Quyết định số 238/2005/QĐ-TTg ngày 29/09/2005 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào Thị trường Chứng khoán Việt Nam, trong đó qui định tổ chức, cá nhân nước ngoài mua, bán cổ phiếu trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam được nắm giữ tối đa 49% tổng số cổ phiếu đăng ký giao dịch của tổ chức phát hành.

6. Các loại thuế có liên quan 
Theo quy định của Chính phủ về việc chuyển Công ty nhà nước thành công ty cổ phần, DNNN chuyển sang Công ty cổ phần được hưởng ưu đãi như đối với doanh nghiệp thành lập mới theo quy định hiện hành; Nghị định 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN, Công ty được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm kể từ năm 2004, 2005 và được giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm 2006 và 2007.

Theo Công văn số 5248/TC-CST ngày 29/4/2005 của Bộ Tài chính về việc ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp cho tổ chức đăng ký giao dịch tại TTGDCK Hà Nội, ngoài việc hưởng các ưu đãi về thuế phù hợp với quy định của Luật thuế TNDN hiện hành, Công ty còn được giảm 50% thuế TNDN trong 2 năm kể từ ngày đăng ký giao dịch chứng khoán tại TTGDCK Hà Nội. Như vậy, Công ty sẽ tiếp tục được giảm 50% thuế TNDN trong 2 năm 2008 và 2009.

VI. Các đối tác liên quan tới việc đăng ký
1. Tổ chức tư vấn
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
Trụ sở chính:

94 Bà Triệu, Hà Nội

Điện thoại:

(84-4) 9433 016 - 9433 017
Fax:


(84-4) 9433 012

Email:


bvsc@hn.vnn.vn

Website:

www.bvsc.com.vn

Giấy phép thành lập số 4060 GP/TL cấp ngày 01/10/1999 do UBND TP. Hà Nội cấp.

Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 01/GPHĐKD ngày 26/11/1999 do UBCKNN cấp.

2. Tổ chức kiểm toán 

Công ty Kiểm toán AASC
Trụ sở:


Số 01 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại:

(84-4) 8.268.681 - 8.241.990

Fax:


(84-4) 8.253.973

Email:


aasc-ndd@hn.vnn.vn

Website:

www.aasc.com.vn
VII. Các nhân tố rủi ro
1. Rủi ro về kinh tế
Nhu cầu gạch đỏ phụ thuộc chặt chẽ vào thị trường bất động sản và thị trường xây dựng. Mặt khác tốc độ phát triển kinh tế có ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu tiêu thụ. Khi nền kinh tế tăng trưởng nhanh thì nhu cầu xây dựng lớn đồng nghĩa với nhu cầu tiêu thụ gạch xây dựng và trang trí tăng mạnh và ngược lại. Nền kinh tế phát triển mạnh mẽ, bền vững là động lực thúc đẩy các hoạt động đầu tư. Quá trình hội nhập sẽ đem lại cho các doanh nghiệp không ít những cơ hội mới trong việc ứng dụng những thành tựu tiên tiến của khoa học, mở rộng thị trường sản xuất và tiêu thụ. Tuy nhiên, những thay đổi trái chiều sẽ phần nào ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

2. Rủi ro về nguyên liệu
Hiện nay, nguyên vật liệu đầu vào chính của Công ty là: đất, than, dầu. Những nguyên liệu này được khai thác, sản xuất trong nước nên giá cả không có sự biến động lớn, Công ty hoàn toàn chủ động khai thác nguồn nguyên liệu chính từ các Công ty trong nước cung cấp và hạn chế được rủi ro đầu vào. Đó là điều kiện kiên quyết, là tiên đề vững chắc để Công ty phát triển. Bên cạnh những thuận lợi vẫn còn nhiều thách thức đang tồn tại đặc biệt là giá dầu, hiện nay nguồn nguyên liệu này phải nhập khẩu thông qua các Công ty xuất nhập khẩu trong nước. Do đó, những sự biến động về kinh tế - chính trị tại các nước xuất khẩu dầu mỏ sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới nguồn nguyên liệu đầu vào của Công ty.

Như vậy, để có thể đảm bảo hoạt động sản xuất được tiến hành liên tục, đạt hiệu quả cao, đòi hỏi Công ty phải nghiên cứu kỹ lưỡng thị trường, có chiến lược sử dụng các nguồn nguyên vật liệu hợp lý về chất lượng, số lượng và giá cả.

3. Rủi ro về luật pháp
Là Công ty cổ phần nên hoạt động của Công ty chịu sự điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp. Khi đăng ký giao dịch trên Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội thì hoạt động của Công ty còn chịu sự điều chỉnh của Nghị định và các Quy định về Chứng khoán và Thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, do hệ thống luật pháp đang trong giai đoạn hoàn thiện nên tính ổn định còn chưa cao, các quy định còn chồng chéo gây lung túng trong hoạt động của Công ty nói riêng và các doanh nghiệp nói chung. Để hạn chế rủi ro này, Công ty luôn chú trọng nghiên cứu, nắm bắt các đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước để từ đó xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh phù hợp.

4. Rủi ro về ngành nghề
Trong tiến trình gia nhập AFTA, WTO và hiệp định thương mại Việt Mỹ đã được ký kết, Chính phủ Việt Nam từng bước gỡ bỏ hàng rào bảo hộ (thuế quan và phi thuế quan) đối với phần lớn các ngành hiện đang nhận được sự bảo hộ của nhà nước, trong đó có ngành sản xuất gạch đỏ (bắt đầu năm 2006 thuế nhập khẩu gạch đỏ dùng cho trang trí từ các nước trong khu vực sẽ giảm xuống còn không quá 5%). Vì vậy, sản phẩm Công ty sản xuất chịu sự cạnh tranh khốc liệt của các sản phẩm cùng loại nhập khẩu vào nước ta trong thời gian tới.

5. Rủi ro về thị trường
Nếu trước đây thị trường tiêu thụ sản phẩm chính của Công ty là: Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hà Tây thì hiện nay thị trường tiêu thụ đã được dịch chuyển là Hà Nội và Hưng Yên, hai thị trường lớn nhất (chiếm gần 50% tổng sản phẩm). Đây là hai thị trường trong những năm gần đầy có tốc độ đô thị hoá nhanh, đặc biệt tốc độ xây dựng các nhà hàng khách sạn tăng cao nên nhu cầu về gạch xây dựng và gạch trang trí là rất lớn. Thị trường tiêu thụ sản phẩm có sự biến động do phụ thuộc vào thị trường bất động sản và thị trường xây dựng.

6. Rủi ro về kỹ thuật
Mặc dù máy móc thiết bị, phương tiện, lò nung được cải tạo, bảo dưỡng và sửa chữa lớn thường xuyên nhưng qua nhiều năm hoạt động sản xuất, chưa được đầu tư mới nên một số dây chuyền sản xuất đã có nhiều khâu xuống cấp đòi hỏi cần phải có sự  thay thế thoả đáng. Mặt khác, với sự phát triển của khoa học công nghệ sản xuất, một số công đoạn sản xuất của Công ty không đáp ứng được yêu cầu đặt ra là nguyên nhân dẫn đến làm giảm sức cạnh tranh về chất lượng và giá sản phẩm.

Tuy vậy, Công ty cũng có ưu thế riêng về kinh nghiệm, quy trình sản xuất. Qua nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất gạch đỏ dành cho xây dựng và trang trí, công ty đã xây dựng được quy trình sản xuất khoa học, giảm thiểu chi phí vật tư đầu vào, đặc biệt Công ty có một đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật lành nghề, mẫn cán, có kinh nghiệm sản xuất thực tế đảm bảo phát huy tối đa công suất của thiết bị, thực hiện thành công các kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Công ty đã đề ra.

7. Rủi ro quản lý
Trước xu thế hội kinh tế khu vực và quốc tế đặt ra cho Công ty rất nhiều những cơ hội cũng như thách thức. Sự biến động về giá vật tư đầu vào; sự gia tăng nhu cầu về xây dựng; yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng, mẫu mã sản phẩm ngày càng trở lên gay gắt, đòi hỏi sản phẩm không những đạt được yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng quốc tế mà còn đảm bảo về tính thẩm mỹ của sản phẩm ngày càng cao ... đòi hỏi Công ty phải có chiến lược đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý giỏi, tâm huyết, có kinh nghiệm thực tế mới có thể đứng vững và phát triển trong môi trường cạnh tranh ngày càng tăng.

Mặc dù được thành lập và đi vào hoạt động từ một xí nghiệp trực thuộc Công ty Gốm và Xây dựng Xuân Hoà chuyển thành Công ty cổ phần là một bước ngoặt lớn đòi hỏi phải có một sự thay đổi căn bản trong cơ chế quản lý của Công ty để đảm bảo mọi hoạt động sản xuất kinh doanh được tiến hành liên tục, nhịp nhàng đảm bảo những mục tiêu mà  Công ty đã đặt ra.

I. phụ lục

1. Phụ lục I: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

2. Phụ lục II: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về đăng ký giao dịch cổ phiếu

3. Phụ lục III: Báo cáo kiểm toán năm 2005 và báo cáo tài chính quý sáu tháng đầu năm 2006
	chữ ký của CHỦ TỊCH hội đồng quản trị, GIÁM ĐốC, 

TRƯỞNG ban kiểm soát, Kế TOÁN TRƯỞNG
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� Theo tác giả Quang Huy, Báo điện tử của Đài tiếng nói Việt Nam ngày 29/06/2006.


� Thị trường vật liệu xây dựng sẽ sôi động hơn được đăng trên trang wesite: http://www.sggp.org.vn


� Tại thời điểm 30/06/2006, việc tính toán giá trị sổ sách cổ phiếu của Bá Hiến Viglacera chưa tính đến khoản phải thu được Công ty dự báo là phải thu khó đòi.





[image: image9.wmf]-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

Năm

2003

Năm

2004

Năm

2005

6/2006

Doanh thu thuần

Giá vốn hàng bán

LNTT

LNST

 
Trang 4

Tổ chức tư vấn  -  Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Trụ sở: Tầng 2-5 Toà nhà 94 Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
    Điện thoại: (04) 9433.016/17
           Fax: (04) 9433.012

Chi nhánh TP. HCM: 11 Nguyễn Công Trứ, quận 1, TP. HCM    
    Điện thoại: (08) 9141.994/95
           Fax: (08). 9141.991

[image: image10.wmf]0

100

200

300

400

500

600

Năm

2003

Năm

2004

Năm

2005

Năm

2006

Lao động gián tiếp

Lao động trực tiếp sản xuất

[image: image11.wmf]Cơ cấu lao động của công ty 

(

phân chia theo hợp đồng lao động)

Hợp đồng lao động không xác

định thời hạn

Hợp đồng lao động có thời hạn

từ 12 đến 36 tháng

Hợp đồng lao động có thời hạn

dưới 12 tháng

_1217751593.xls
Chart2

		Năm 2003		Năm 2003

		Năm 2004		Năm 2004

		Năm 2005		Năm 2005

		Năm 2006		Năm 2006



Lao động trực tiếp sản xuất

Lao động gián tiếp

525

55

521

59

511

49

483

49



Sheet1

		

		Chỉ tiêu						Năm		Năm 30/06/2006

								2005

		1.    Cơ cấu tài sản và nguồn vốn

		1.1. Cơ cấu tài sản

		- Tài sản cố định / Tổng tài sản (%)				57%		56%		52%

		- Tài sản lưu động / Tổng tài sản (%)				43%		44%		48%

		1.2. Cơ cấu nguồn vốn

		- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn (%)				62%		66%		71%

		- Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn (%)				38%		34%		29%

		2. Tỷ số hoạt động

		- Số vòng quay các khoản phải thu				4.54		4.33		2.18

		- Kỳ thu tiền bình quân				79.21		83.23		165.36

		- Số vòng quay hàng tồn kho				4.27		3.70		1.99

		- Hiệu suất sử dụng tài sản cố định				1.52		1.45		0.93

		- Hiệu suất sử dụng vốn cổ phần				1.50		1.44		0.92

		2.    Khả năng thanh toán

		2.1. Khả năng thanh toán hiện hành (lần)				0.92		0.78		0.78

		2.3. Khả năng thanh toán nhanh (lần)				0.49		0.40		0.38

		3.    Tỷ suất sinh lời

		3.1. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu

		- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu (%)				0.10		0.04		0.02

		- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu (%)				0.10		0.04		0.02

		3.2. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản

		- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản (%)				0.08		0.03		0.01

		- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (%)				0.08		0.03		0.01

		3.3. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên nguồn vốn chủ sở hữu (%)				0.22		0.10		0.04				0.1831839732

		- Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu				0.10		0.04		0.02

		- Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản				0.08		0.03		0.01				2,164,831,023

		- Tỷ suất trên vốn cổ phần				0.28		0.13		0.04				595,151,189

														2,759,982,212

						79.295154185

						83.1408775982

		A. Tài sản ngắn hạn				13,142,451,202		14,469,768,296		16,999,677,211

		I. Tiền mặt và các khoản tương đương				542,916,976		799,385,008		486,772,703

		II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn				500,000		500,000,000		0

		III. Các khoản phải thu				5,814,707,377		6,073,430,576		7,883,706,893

		IV. Hàng tồn kho				6,192,897,531		7,096,952,712		8,629,197,615

		V. Tài sản ngắn hạn khác				91,929,318		0		0

		B. Tài sản dài hạn				17,577,673,991		18,229,601,894		18,627,644,264

		I. Tài sản cố định				17,442,814,064		18,169,953,120		18,546,395,490

		II Tài sản dài hạn khác				134,859,927		59,648,774		81,248,774

		Tổng tài sản				30,720,125,193		32,699,370,190		35,627,321,475

		Nguồn vốn				30,720,125,193		32,699,370,190		35,627,321,475

		A. Nợ phải trả				19,183,510,128		21,663,953,190		25,164,193,619

		I. Nợ ngắn hạn				14,302,939,608		18,607,579,145		21,766,791,204

		II. Nợ dài hạn				4,880,570,520		3,056,374,045		3,397,402,415

		B. Vốn chủ sở hữu				11,536,615,065		11,035,417,000		10,463,127,856

		I. Vốn chủ sở hữu				9,000,000,000		10,988,096,154		10,348,247,273

		II. Nguồn kinh phí va các quỹ khác.				2,536,615,065		47,320,846		114,880,583

		Chỉ tiêu		Năm 2003		Năm 2004		Năm 2005

		Doanh thu thuần		9,721,441,594		26,426,377,681		26,269,324,397		17,163,600,675

		Giá vốn hàng bán		6,750,601,341		19,438,480,096		20,950,207,624		14,189,133,344

		LNTT		842,655,151		2,523,560,484		1,126,859,934		383,183,556

		LNST		631,991,363		2,523,560,484		1,126,859,934		383,183,556

		Chỉ tiêu		Năm 2003		Năm 2004		Năm 2005		6/2006

		Doanh thu thuần		9,721		26,426		26,269		17,164

		Giá vốn hàng bán		6,751		19,438		20,950		14,189				0.2956663241

		LNTT		843		2,524		1,127		383

		LNST		632		2,524		1,127		383

		Chỉ tiêu		Năm 2003		Năm 2004		Năm 2005		Năm 2006

		Lao động trực tiếp sản xuất		525		521		511		483

		Lao động gián tiếp		55		59		49		49

		Cộng		580		580		560		532
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		Chỉ tiêu		Năm 2005		Năm 2006 (E)				Năm 2007 (F)				Năm 2008(F)

				(Triệu		Triệu		Tăng		Triệu		Tăng		Triệu		Tăng

				đồng)		đồng		giảm		đồng		giảm		đồng		Giảm

		Doanh thu thuần		26,269		28,900		110%		33,235		115%		37,223		112%

		Lợi nhuận sau thuế		1,127		1,446		128%		2,169		150%		2,603		120%

		Vốn chủ sở hữu		9,000		10,000		111%		12,000		120%		14,000		117%

		Tỷ lệ LNST/DTT		4%		5%		125%		6.53%		130%		6.99%		107%

		Tỷ lệ LNST/VCSH		13%		14%		111%		18%		125%		19%		103%

		Tỷ lệ trả cổ tức		10%		10%		100%		11%		110%		12%		109%

						15.48

						1.10

						1.28
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		Loại hợp đồng lao động		Số lượng (người)

		Hợp đồng lao động không xác định thời hạn		336

		Hợp đồng lao động có thời hạn từ 12 đến 36 tháng		131

		Hợp đồng lao động có thời hạn dưới 12 tháng		65





Sheet5

		0

		0

		0



Số lượng (người)



Sheet3

		

		Stt		Nội dung		Năm 2004		Năm 2005		Năm 2006		Năm 2007		Năm 2008		Năm 2009

		Thị trường Phú Thọ:  4.272.683						3,232,912		3,673,376

		1		Gạch Blốc		21.7		10.83		31.01		37.212

		2		Gạch thẻ		18.5		55.26		8

		3		Gạch lá dừa		80.9		71.8		2.98

		4		Ngói bò		3.3		4.32		6.94

		5		Ngói chiếu		3		2.5		-

		6		Ngói hài		38		28.67		17.8

		7		Gạch NT250		3,370.60		1,813.50		1,474.39

		8		Gạch NT300		2,488.64		2,522.31		3,105.16

		9		Ngãi 22		74.76		132.81		203.96

		10		Gạch Men rỗng		4.56		148.36		294.98

		11		Gạch R60		1,046.26		5.7		-

		12		Gạch R150		12.5		416.97		115.8

		13		Gạch đặc 60		18		37.55		40.3

		Thị trường Vĩnh Phúc: 2.972.394						2,008,007		1,727,464

		1		Gạch Blốc		10.04		5.39		7

		2		Gạch thẻ		7		15.9		10.76

		3		Gạch lá dừa		33.83		0.45		3

		4		Ngói bò		7.07		6.48		5.11

		5		Ngói chiếu		3.1		2.5		-

		6		Ngói hài		35.82		23.68		23.56

		7		Gạch NT200+210		1,061.56		574.25		353.9

		8		Gạch NT250		1,669.16		1,655.55		1,209.75

		9		Gạch NT300		101.28		71.55		29.84

		10		Ngãi 22		91.8		95.11		125.39

		11		Gạch Men rỗng		0.58		1.1		-

		12		Gạch R60		2,457.60		1,147.83		1,093.00

		13		Gạch R150		21.85		27.87		22

		14		Gạch đặc 60		60.4		4		-

		Thị trường hà tây: 4.133.254						3,527,855.60		2,628,190

		1		Gạch Blốc		16.89		10.32		21

		2		Gạch thẻ		17		2.7		2.4

		3		Gạch lá dừa		60.63		47.15		-

		4		Ngói bò		8.47		14.55		8.41

		5		Ngói chiếu		23.5		-		-

		6		Ngói hài		100.6		212.26		29.15

		7		Gạch NT200+210		1,351.67		146.82		292.34

		8		Gạch NT250		2,735.01		1,452.97		1,719.80

		9		Gạch NT300		186.56		175.38		319.73

		10		Ngãi 22		169.3		396.38		252.31

				Gạch Men rỗng		17.35		10.92		1.5

				Gạch R60		5,947.11		2,348.80		727.6

				Gạch R150		96.16		74.44		37.2

				Gạch đặc 60		147.8		67.8		-

		Thị trường khác: 3.869.893						2,533,554		3,791,637

				Gạch Blốc		14.14		12.77		22.92

				Gạch thẻ		23.93		15.09		24.14

				Gạch lá dừa		34.32		67.15		21.83

				Ngói bò		11.41		12.82		19.24

				Ngói chiếu		3.76		7.7		2

				Ngói hài		169.96		62.52		110.64

				Gạch NT200+210		1,670.68		542.75		159.93

				Gạch NT250		1,830.99		1,440.05		1,022.24

				Gạch NT300		188.24		126.91		256.37

				Ngãi 22		293.12		300.23		220.71

				Gạch Men rỗng		11.17		33.7		10

				Gạch R60		4,385.34		2,480.57		3,927.78

				Gạch R150		34.7		19.4		26.82

				Gạch đặc 60		126.9		7.2		-

		Thị trường hà nội:  3.125.133,8						3,924,673		8,470,898

				Gạch Blốc		17.17		7.8		39.8

				Gạch thẻ		4		7.12		24

				Gạch lá dừa		2		41.6		85

				Ngói bò		2.79		5.82		23.94

				Ngói chiếu		9.38		-		-

				Ngói hài		69.85		1119.77		220.6

				Gạch NT200+210		161.45		392.27		2,267.49

				Gạch NT250		307.14		885.96		4,223.28

				Gạch NT300		37.98		220.3		484.29

				Ngãi 22		11.82		194.25		447.07

				Gạch Men rỗng		8.24		17.25		-

				Gạch R60		8,553.55		7,938.08		10,171.64

				Gạch R150		70.22		309.85		472.56

				Gạch đặc 60		102.3		4		-

		Thị trường thanh hoá, nghệ an và Đà Nẵng

						967,591		3,098,733		1,595,740

				Gạch Blốc		22.3		18.93		57.3

				Gạch lá dừa		41.7		78.24		48

				Ngói bò		4.16		9.54		7.7

				Ngói chiếu		4.75		-		-

				Ngói hài		109.05		146.29		128.4

				Gạch NT200+210		195		494.39		108

				Gạch NT250		665.84		2,516.49		1,527.08

				Gạch NT300		48.65		293.9		165.54

				Ngãi 22		19.07		151.72		62.52

				Gạch Men rỗng		1.7		-		5.16

				Gạch R60		33.2		647.5		18

				Gạch R150		49.6		236.9		90.4

		Thị trường hưng yên và thái nguyên

						3,422,576		4,449,514		5,181,180

				Gạch Blốc		7.82		9.21		18.98

				Gạch thẻ		12		48.21		17.24

				Gạch lá dừa		15.99		28		13.4

				Ngói bò		6.99		18.96		23.4

				Ngói chiếu		16.01		4.33		-

				Ngói hài		83.94		130.52		119.08

				Gạch NT200+210		648.49		893.78		762.86

				Gạch NT250		1,422.51		2,724.93		3,128.13

				Gạch NT300		158.07		382.17		581.82

				Ngãi 22		117.25		456.41		583.84

				Gạch Men rỗng		7.3		12.16		4.08

				Gạch R60		4,822.91		2,054.11		1,451.90

				Gạch R150		36.19		111.33		121.74

				Gạch đặc 60		157.2		50.9		-

		Thị trường phú thọ và yên bái

						3,238,855		3,280,959		2,931,514

				Gạch Blốc		17.61		6.75		2

				Gạch thẻ		9.72		6.3		15.6

				Gạch lá dừa		4.08		4.6		-

				Ngói bò		4.88		8.73		8.48

				Ngói chiếu		13.38		-		-

				Ngói hài		144.89		111.54		33.96

				Gạch NT200+210		1,841.38		1,063.16		801.53

				Gạch NT250		2,122.67		2,558.87		353.7

				Gạch NT300		61.54		135.36		125.44

				Ngãi 22		108.89		270.04		252.81

				Gạch Men rỗng		1.15		3.53		2.6

				Gạch R60		1.3		29.04		64.3

				Gạch R150		1.3		29.04		64.3

				Gạch đặc 60		500.3		18.3		-
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Sheet1

		

		Chỉ tiêu				Năm		Năm 31/03/2006

						2005

		1.    Cơ cấu tài sản và nguồn vốn

		1.1. Cơ cấu tài sản

		- Tài sản cố định / Tổng tài sản (%)		57%		56%

		- Tài sản lưu động / Tổng tài sản (%)		43%		44%

		1.2. Cơ cấu nguồn vốn

		- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn (%)		62%		66%

		- Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn (%)		38%		34%

		2. Tỷ số hoạt động

		- Số vòng quay các khoản phải thu		4.54		4.33

		- Kỳ thu tiền bình quân		79.21		83.23

		- Số vòng quay hàng tồn kho		4.27		3.70

		- Hiệu suất sử dụng tài sản cố định		1.52		1.45

		- Hiệu suất sử dụng vốn cổ phần		1.50		1.44

		2.    Khả năng thanh toán

		2.1. Khả năng thanh toán hiện hành (lần)		0.92		0.78

		2.3. Khả năng thanh toán nhanh (lần)		0.49		0.40

		3.    Tỷ suất sinh lời

		3.1. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu

		- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu (%)		0.10		0.04

		- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu (%)		0.10		0.04

		3.2. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản

		- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản (%)		0.08		0.03

		- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (%)		0.08		0.03

		3.3. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên nguồn vốn chủ sở hữu (%)		0.22		0.10

		- Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu		0.10		0.04

		- Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản		0.08		0.03

		- Tỷ suất trên vốn cổ phần		0.28		0.13

				79.295154185

				83.1408775982

		A. Tài sản ngắn hạn		13,142,451,202		14,469,768,296

		I. Tiền mặt và các khoản tương đương		542,916,976		799,385,008

		II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		500,000		500,000,000

		III. Các khoản phải thu		5,814,707,377		6,073,430,576

		IV. Hàng tồn kho		6,192,897,531		7,096,952,712

		V. Tài sản ngắn hạn khác		91,929,318		0

		B. Tài sản dài hạn		17,577,673,991		18,229,601,894

		I. Tài sản cố định		17,442,814,064		18,169,953,120

		II Tài sản dài hạn khác		134,859,927		59,648,774

		Tổng tài sản		30,720,125,193		32,699,370,190

		Nguồn vốn		30,720,125,193		32,699,370,190

		A. Nợ phải trả		19,183,510,128		21,663,953,190

		I. Nợ ngắn hạn		14,302,939,608		18,607,579,145

		II. Nợ dài hạn		4,880,570,520		3,056,374,045

		B. Vốn chủ sở hữu		11,536,615,065		11,035,417,000

		I. Vốn chủ sở hữu		9,000,000,000		10,988,096,154

		II. Nguồn kinh phí va các quỹ khác.		2,536,615,065		47,320,846

		Doanh thu thuần		26,426,377,681		26,269,324,397

		Giá vốn hàng bán		19,438,480,096		20,950,207,624

		LNTT		2,523,560,484		1,126,859,934

		LNST		2,523,560,484		1,126,859,934
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		Chỉ tiêu		Năm 2005		Năm 2006 (E)				Năm 2007 (F)				Năm 2008(F)

				(Triệu		Triệu		Tăng		Triệu		Tăng		Triệu		Tăng

				đồng)		đồng		giảm		đồng		giảm		đồng		Giảm

		Doanh thu thuần		26,269		30,209.35		115%		34,741		115%		38,910		112%

		Lợi nhuận sau thuế		1,127		1,543.99		137%		2,470		160%		2,964		120%

		Vốn chủ sở hữu		9,000		10,000		111%		12,000		120%		14,000		116.67%

		Tỷ lệ LNST/DTT		4%		5%		127.77%		7.11%		139.13%		7.62%		107.14%

		Tỷ lệ LNST/VCSH		13%		15%		118.77%		20.59%		133%		21.17%		102.86%

		Tỷ lệ trả cổ tức		10%		10%		100%		11%		110%		12%		109.09%

						15.48
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Sheet1

		

		Chỉ tiêu				Năm		Năm 31/03/2006

						2005

		1.    Cơ cấu tài sản và nguồn vốn

		1.1. Cơ cấu tài sản

		- Tài sản cố định / Tổng tài sản (%)		57%		56%

		- Tài sản lưu động / Tổng tài sản (%)		43%		44%

		1.2. Cơ cấu nguồn vốn

		- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn (%)		62%		66%

		- Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn (%)		38%		34%

		2. Tỷ số hoạt động

		- Số vòng quay các khoản phải thu		4.54		4.33

		- Kỳ thu tiền bình quân		79.21		83.23

		- Số vòng quay hàng tồn kho		4.27		3.70

		- Hiệu suất sử dụng tài sản cố định		1.52		1.45

		- Hiệu suất sử dụng vốn cổ phần		1.50		1.44

		2.    Khả năng thanh toán

		2.1. Khả năng thanh toán hiện hành (lần)		0.92		0.78

		2.3. Khả năng thanh toán nhanh (lần)		0.49		0.40

		3.    Tỷ suất sinh lời

		3.1. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu

		- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu (%)		0.10		0.04

		- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu (%)		0.10		0.04

		3.2. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản

		- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản (%)		0.08		0.03

		- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (%)		0.08		0.03

		3.3. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên nguồn vốn chủ sở hữu (%)		0.22		0.10

		- Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu		0.10		0.04

		- Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản		0.08		0.03

		- Tỷ suất trên vốn cổ phần		0.28		0.13

				79.295154185

				83.1408775982

		A. Tài sản ngắn hạn		13,142,451,202		14,469,768,296

		I. Tiền mặt và các khoản tương đương		542,916,976		799,385,008

		II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		500,000		500,000,000

		III. Các khoản phải thu		5,814,707,377		6,073,430,576

		IV. Hàng tồn kho		6,192,897,531		7,096,952,712

		V. Tài sản ngắn hạn khác		91,929,318		0

		B. Tài sản dài hạn		17,577,673,991		18,229,601,894

		I. Tài sản cố định		17,442,814,064		18,169,953,120

		II Tài sản dài hạn khác		134,859,927		59,648,774

		Tổng tài sản		30,720,125,193		32,699,370,190

		Nguồn vốn		30,720,125,193		32,699,370,190

		A. Nợ phải trả		19,183,510,128		21,663,953,190

		I. Nợ ngắn hạn		14,302,939,608		18,607,579,145

		II. Nợ dài hạn		4,880,570,520		3,056,374,045

		B. Vốn chủ sở hữu		11,536,615,065		11,035,417,000

		I. Vốn chủ sở hữu		9,000,000,000		10,988,096,154

		II. Nguồn kinh phí va các quỹ khác.		2,536,615,065		47,320,846

		Doanh thu thuần		26,426,377,681		26,269,324,397

		Giá vốn hàng bán		19,438,480,096		20,950,207,624

		LNTT		2,523,560,484		1,126,859,934

		LNST		2,523,560,484		1,126,859,934
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		Chỉ tiêu		Năm 2005		Năm 2006 (E)				Năm 2007 (F)				Năm 2008(F)

				(Triệu		Triệu		Tăng		Triệu		Tăng		Triệu		Tăng

				đồng)		đồng		giảm		đồng		giảm		đồng		Giảm

		Doanh thu thuần		26,269		30,209.35		115%		34,741		115%		38,910		112%

		Lợi nhuận sau thuế		1,127		1,543.99		137%		2,470		160%		2,964		120%

		Vốn chủ sở hữu		9,000		10,000		111%		12,000		120%		14,000		116.67%

		Tỷ lệ LNST/DTT		4%		5%		127.77%		7.11%		139.13%		7.62%		107.14%

		Tỷ lệ LNST/VCSH		13%		15%		118.77%		20.59%		133%		21.17%		102.86%

		Tỷ lệ trả cổ tức		10%		10%		100%		11%		110%		12%		109.09%

						15.48
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Sheet1

		

		Chỉ tiêu						Năm		Năm 31/03/2006

								2005

		1.    Cơ cấu tài sản và nguồn vốn

		1.1. Cơ cấu tài sản

		- Tài sản cố định / Tổng tài sản (%)				57%		56%

		- Tài sản lưu động / Tổng tài sản (%)				43%		44%

		1.2. Cơ cấu nguồn vốn

		- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn (%)				62%		66%

		- Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn (%)				38%		34%

		2. Tỷ số hoạt động

		- Số vòng quay các khoản phải thu				4.54		4.33

		- Kỳ thu tiền bình quân				79.21		83.23

		- Số vòng quay hàng tồn kho				4.27		3.70

		- Hiệu suất sử dụng tài sản cố định				1.52		1.45

		- Hiệu suất sử dụng vốn cổ phần				1.50		1.44

		2.    Khả năng thanh toán

		2.1. Khả năng thanh toán hiện hành (lần)				0.92		0.78

		2.3. Khả năng thanh toán nhanh (lần)				0.49		0.40

		3.    Tỷ suất sinh lời

		3.1. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu

		- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu (%)				0.10		0.04

		- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu (%)				0.10		0.04

		3.2. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản

		- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản (%)				0.08		0.03

		- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (%)				0.08		0.03

		3.3. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên nguồn vốn chủ sở hữu (%)				0.22		0.10

		- Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu				0.10		0.04

		- Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản				0.08		0.03

		- Tỷ suất trên vốn cổ phần				0.28		0.13

						79.295154185

						83.1408775982

		A. Tài sản ngắn hạn				13,142,451,202		14,469,768,296

		I. Tiền mặt và các khoản tương đương				542,916,976		799,385,008

		II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn				500,000		500,000,000

		III. Các khoản phải thu				5,814,707,377		6,073,430,576

		IV. Hàng tồn kho				6,192,897,531		7,096,952,712

		V. Tài sản ngắn hạn khác				91,929,318		0

		B. Tài sản dài hạn				17,577,673,991		18,229,601,894

		I. Tài sản cố định				17,442,814,064		18,169,953,120

		II Tài sản dài hạn khác				134,859,927		59,648,774

		Tổng tài sản				30,720,125,193		32,699,370,190

		Nguồn vốn				30,720,125,193		32,699,370,190

		A. Nợ phải trả				19,183,510,128		21,663,953,190

		I. Nợ ngắn hạn				14,302,939,608		18,607,579,145

		II. Nợ dài hạn				4,880,570,520		3,056,374,045

		B. Vốn chủ sở hữu				11,536,615,065		11,035,417,000

		I. Vốn chủ sở hữu				9,000,000,000		10,988,096,154

		II. Nguồn kinh phí va các quỹ khác.				2,536,615,065		47,320,846

		Chỉ tiêu		Năm 2003		Năm 2004		Năm 2005

		Doanh thu thuần		9,721,441,594		26,426,377,681		26,269,324,397

		Giá vốn hàng bán		6,750,601,341		19,438,480,096		20,950,207,624

		LNTT		842,655,151		2,523,560,484		1,126,859,934

		LNST		631,991,363		2,523,560,484		1,126,859,934

		Chỉ tiêu		Năm 2003		Năm 2004		Năm 2005		6/2006

		Doanh thu thuần		9,721		26,426		26,269		17,164

		Giá vốn hàng bán		6,751		19,438		20,950		14,189

		LNTT		843		2,524		1,127		383

		LNST		632		2,524		1,127		383
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		Chỉ tiêu		Năm 2005		Năm 2006 (E)				Năm 2007 (F)				Năm 2008(F)

				(Triệu		Triệu		Tăng		Triệu		Tăng		Triệu		Tăng

				đồng)		đồng		giảm		đồng		giảm		đồng		Giảm

		Doanh thu thuần		26,269		30,209.35		115%		34,741		115%		38,910		112%

		Lợi nhuận sau thuế		1,127		1,543.99		137%		2,470		160%		2,964		120%

		Vốn chủ sở hữu		9,000		10,000		111%		12,000		120%		14,000		116.67%

		Tỷ lệ LNST/DTT		4%		5%		127.77%		7.11%		139.13%		7.62%		107.14%

		Tỷ lệ LNST/VCSH		13%		15%		118.77%		20.59%		133%		21.17%		102.86%

		Tỷ lệ trả cổ tức		10%		10%		100%		11%		110%		12%		109.09%

						15.48
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		Loại hợp đồng lao động		Số lượng (người)

		Hợp đồng lao động không xác định thời hạn		336

		Hợp đồng lao động có thời hạn từ 12 đến 36 tháng		131

		Hợp đồng lao động có thời hạn dưới 12 tháng		65
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		Stt		Nội dung		Năm 2004		Năm 2005		Năm 2006		Năm 2007		Năm 2008		Năm 2009

		Thị trường Phú Thọ:  4.272.683						3,232,912		3,673,376

		1		Gạch Blốc		21.7		10.83		31.01		37.212

		2		Gạch thẻ		18.5		55.26		8

		3		Gạch lá dừa		80.9		71.8		2.98

		4		Ngói bò		3.3		4.32		6.94

		5		Ngói chiếu		3		2.5		-

		6		Ngói hài		38		28.67		17.8

		7		Gạch NT250		3,370.60		1,813.50		1,474.39

		8		Gạch NT300		2,488.64		2,522.31		3,105.16

		9		Ngãi 22		74.76		132.81		203.96

		10		Gạch Men rỗng		4.56		148.36		294.98

		11		Gạch R60		1,046.26		5.7		-

		12		Gạch R150		12.5		416.97		115.8

		13		Gạch đặc 60		18		37.55		40.3

		Thị trường Vĩnh Phúc: 2.972.394						2,008,007		1,727,464

		1		Gạch Blốc		10.04		5.39		7

		2		Gạch thẻ		7		15.9		10.76

		3		Gạch lá dừa		33.83		0.45		3

		4		Ngói bò		7.07		6.48		5.11

		5		Ngói chiếu		3.1		2.5		-

		6		Ngói hài		35.82		23.68		23.56

		7		Gạch NT200+210		1,061.56		574.25		353.9

		8		Gạch NT250		1,669.16		1,655.55		1,209.75

		9		Gạch NT300		101.28		71.55		29.84

		10		Ngãi 22		91.8		95.11		125.39

		11		Gạch Men rỗng		0.58		1.1		-

		12		Gạch R60		2,457.60		1,147.83		1,093.00

		13		Gạch R150		21.85		27.87		22

		14		Gạch đặc 60		60.4		4		-

		Thị trường hà tây: 4.133.254						3,527,855.60		2,628,190

		1		Gạch Blốc		16.89		10.32		21

		2		Gạch thẻ		17		2.7		2.4

		3		Gạch lá dừa		60.63		47.15		-

		4		Ngói bò		8.47		14.55		8.41

		5		Ngói chiếu		23.5		-		-

		6		Ngói hài		100.6		212.26		29.15

		7		Gạch NT200+210		1,351.67		146.82		292.34

		8		Gạch NT250		2,735.01		1,452.97		1,719.80

		9		Gạch NT300		186.56		175.38		319.73

		10		Ngãi 22		169.3		396.38		252.31

				Gạch Men rỗng		17.35		10.92		1.5

				Gạch R60		5,947.11		2,348.80		727.6

				Gạch R150		96.16		74.44		37.2

				Gạch đặc 60		147.8		67.8		-

		Thị trường khác: 3.869.893						2,533,554		3,791,637

				Gạch Blốc		14.14		12.77		22.92

				Gạch thẻ		23.93		15.09		24.14

				Gạch lá dừa		34.32		67.15		21.83

				Ngói bò		11.41		12.82		19.24

				Ngói chiếu		3.76		7.7		2

				Ngói hài		169.96		62.52		110.64

				Gạch NT200+210		1,670.68		542.75		159.93

				Gạch NT250		1,830.99		1,440.05		1,022.24

				Gạch NT300		188.24		126.91		256.37

				Ngãi 22		293.12		300.23		220.71

				Gạch Men rỗng		11.17		33.7		10

				Gạch R60		4,385.34		2,480.57		3,927.78

				Gạch R150		34.7		19.4		26.82

				Gạch đặc 60		126.9		7.2		-

		Thị trường hà nội:  3.125.133,8						3,924,673		8,470,898

				Gạch Blốc		17.17		7.8		39.8

				Gạch thẻ		4		7.12		24

				Gạch lá dừa		2		41.6		85

				Ngói bò		2.79		5.82		23.94

				Ngói chiếu		9.38		-		-

				Ngói hài		69.85		1119.77		220.6

				Gạch NT200+210		161.45		392.27		2,267.49

				Gạch NT250		307.14		885.96		4,223.28

				Gạch NT300		37.98		220.3		484.29

				Ngãi 22		11.82		194.25		447.07

				Gạch Men rỗng		8.24		17.25		-

				Gạch R60		8,553.55		7,938.08		10,171.64

				Gạch R150		70.22		309.85		472.56

				Gạch đặc 60		102.3		4		-

		Thị trường thanh hoá, nghệ an và Đà Nẵng

						967,591		3,098,733		1,595,740

				Gạch Blốc		22.3		18.93		57.3

				Gạch lá dừa		41.7		78.24		48

				Ngói bò		4.16		9.54		7.7

				Ngói chiếu		4.75		-		-

				Ngói hài		109.05		146.29		128.4

				Gạch NT200+210		195		494.39		108

				Gạch NT250		665.84		2,516.49		1,527.08

				Gạch NT300		48.65		293.9		165.54

				Ngãi 22		19.07		151.72		62.52

				Gạch Men rỗng		1.7		-		5.16

				Gạch R60		33.2		647.5		18

				Gạch R150		49.6		236.9		90.4

		Thị trường hưng yên và thái nguyên

						3,422,576		4,449,514		5,181,180

				Gạch Blốc		7.82		9.21		18.98

				Gạch thẻ		12		48.21		17.24

				Gạch lá dừa		15.99		28		13.4

				Ngói bò		6.99		18.96		23.4

				Ngói chiếu		16.01		4.33		-

				Ngói hài		83.94		130.52		119.08

				Gạch NT200+210		648.49		893.78		762.86

				Gạch NT250		1,422.51		2,724.93		3,128.13

				Gạch NT300		158.07		382.17		581.82

				Ngãi 22		117.25		456.41		583.84

				Gạch Men rỗng		7.3		12.16		4.08

				Gạch R60		4,822.91		2,054.11		1,451.90

				Gạch R150		36.19		111.33		121.74

				Gạch đặc 60		157.2		50.9		-

		Thị trường phú thọ và yên bái

						3,238,855		3,280,959		2,931,514

				Gạch Blốc		17.61		6.75		2

				Gạch thẻ		9.72		6.3		15.6

				Gạch lá dừa		4.08		4.6		-

				Ngói bò		4.88		8.73		8.48

				Ngói chiếu		13.38		-		-

				Ngói hài		144.89		111.54		33.96

				Gạch NT200+210		1,841.38		1,063.16		801.53

				Gạch NT250		2,122.67		2,558.87		353.7

				Gạch NT300		61.54		135.36		125.44

				Ngãi 22		108.89		270.04		252.81

				Gạch Men rỗng		1.15		3.53		2.6

				Gạch R60		1.3		29.04		64.3

				Gạch R150		1.3		29.04		64.3

				Gạch đặc 60		500.3		18.3		-
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		Chỉ tiêu		Số lượng (người)

		Trên đại học		1

		Đại học		18

		Cao đẳng		3

		Trung cấp		12

		Công nhân kỹ thuật bậc 5/7 trở lên		20
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